UỶ BAN NHÂN DÂN
            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC


           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 Số: 77/2009/QĐ-UBND                           Đồng Xoài, ngày 31 tháng 12  năm 2009 

QUYẾT ĐỊNH

 Công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh

thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Căn cứ Công văn số 217/CCTTHC ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ vào Quyết định của các bộ, ngành Trung ương công bố trước ngày 15/8/2009 để thống kê đầy đủ về số lượng, đúng về tên gọi của thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1610/TTr-SKHĐT  ngày 02 tháng 12 năm 2009 và  đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh tại Tờ trình số 764/TTr-TCT ngày 16 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả các nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.
2. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

3. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan  nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1, Quyết định này. Thời gian cập nhật, công bố thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

2. Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2, Điều 1, Quyết định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:





 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

            - Văn phòng Chính phủ;                                                      CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


- TCTCT của Thủ tướng CP;


- Cục Kiểm tra văn bản( BTP);

- TTTU, TT.HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, PCT;

- Như Điều 4;

- LĐVP , CV các phòng, TTCB,TTTH;


- Lưu :VT, (TCT).

Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA NHỮNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

I/ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC:

1/ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký kinh doanh DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở KH&ĐT  hoặc con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp khi có yêu cầu)

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ÑT hoặc gởi hồ sô qua đường bưu điện 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ : 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 

- CMND phôtô công chứng của chủ doanh nghiệp 

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh những ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề)
b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
d) Thời hạn giải quyết: 

+ 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

+ 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế , con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC:  
+ Cá nhân                                        
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không:

+ Giấy đề nghị ĐKKD DNTN

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Phí, lệ phí: Lệ phí ÑKKD 90.000 đồng 
l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
                                                          -------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ  ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Kính gởi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước

Tôi tên là ...................................…………………………  Nam/Nữ .................................................................

Sinh ngày ......../......./.............  Dân tộc:................…. Quốc tịch...............................………………………………

Chứng minh nhân dân(hoặc hộ chiếu)số : ...........................................................………………………………….

Ngày cấp:....../......./..............Nơi cấp:..................................................................……………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):………………………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:…………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................………………………………….

.............................................................................................................................……………………………………

Chổ ở hiên nay:....................................................................................................………………………………….

.............................................................................................................................……………………………………

Điện thoại ....................................Fax..................................................................………………………………….

Email:...........................................Website:.........................................................……………………………………

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

do tôi làm chủ với nội dung sau:
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):..........................……………………………….

.............................................................................................................................………………………………….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài(nếu có):.....................................……………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):..................................................................………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:.........................................................................................…………………………………..

.............................................................................................................................…………………………………..

Điện thoại ....................................Fax..................................................................…………………………………

Email:...........................................Website:.........................................................……………………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh:

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Vốn đầu tư ban đầu:.........................................................................................…………………………………

Tổng số:...............................................................................................................………………………………….

Trong đó :

-Tiền Việt Nam....................................................................................................…………………………………

-Ngoại tệ do chuyển đổi:......................................................................................………………………………..-Vàng:..................................................................................................................……………………………………

-Tài sản khác: (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh):

..................................................................................................................................……………………………

.................................................................................................................................………………………………

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

...................................................................................................................................……………………………

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

...................................................................................................................................……………………………

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

...................................................................................................................................……………………………

 8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tôi cam kết:

· Bản thân không thuôäc diện quy định tại khoản 2 và điều 13 của luật Doanh nghiệp;

· không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không đồng thơì là chủ hộ kinh doanh khác.

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của tôi.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh.

                                          ......, ngaøy.......thaùng.....naêm 200...                                                  

                                                                      CHỦ DOANH NGHIỆP

Kèm theo đơn                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

-....................
___________________________________________________________________________

2/  TTHC: Thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giải thể DNTN 

+ Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT

+ Bước 3: Cá nhân đến nhận Thông báo giải thể DNTN
b) Cách thức thực hiện: 
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:

+ Quyết định giải thể DNTN của chủ doanh nghiệp 

+ Thông báo giải thể  

+ Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế bản gốc  

+ Xác nhận của cơ quan quản lý thuế v/v DN không nợ thuế nhà nước

+ Cam kết của doanh nghiệp về thực hiện các khoản công nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động khi doanh nghiệp giải thể

+ Hợp đồng đăng báo v/v gải thể doanh nghiệp 03 kỳ (hợp đồng phô tô) 
+ Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
+ 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo v/v giải thể doanh nghiệp lần cuối  

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f)Đối tượng thực hiện TTHC: 
+ Tổ chức 

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  
+ Thông báo giải thể

h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Phí, lệ phí: Khoâng  
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
	TÊN DOANH NGHIỆP

​​​​​​​​​​​​​​​_______
Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


THÔNG BÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước 
                                
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../.....................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: 
 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	


 
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:………………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 
Thông báo giải thể  doanh như sau:
 
Lý do giỏai thể   :.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.
 ………………….........., ngày....... tháng........năm.........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ................
_______________________________________________________________________________
3/  TTHC: Thông báo thay đổi giảm ngành nghề kinh doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi tên DNTN
+ Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT

+ Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế giảm ngành nghề kinh doanh tại Sở KH&ÑT

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ÑT hoặc gởi hồ sô qua đường bưu điện

b)phần, số lượng hồ  sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thoâng baùo giảm ngành nghề kinh doanh   

- Quyết định giảm ngành nghề kinh doanh    

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế DNTN ( bản gốc ) 

b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)

c) Thời hạn giải quyết: 

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
+ Tổ chức

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

+ Thoâng baùo giảm ngành nghề kinh doanh   

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC

+ giấy chứng nhận thay đổi 

h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Phí, lệ phí: 
+ Lệ phí ĐKKD 25.000 đồng

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
                                .................*******..................

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ………..)

Kính Gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước

1.Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Do:……………………………………………………… ……………Cấp ngày:…………../…………/…………………………………………………………………..

địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại ..................................……………………………..Fax..................................................................……

Email:.........................................………………………………Website:.........................................................…….�

2. Họ tên người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….Nam/Nöõ:……………………………………………………………….

Sinh ngày ......../......./.............  Dân tộc:................…. Quốc tịch...............................………………………………

Chứng minh nhân dân(hoặc hộ chiếu)số : ...........................................................………………………………….

Ngày cấp:....../......./..............Nơi cấp:..................................................................…………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................…………………………………

.............................................................................................................................………………………………….

Chổ ở hiên nay:....................................................................................................………………………………….

.............................................................................................................................…………………………………

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng kinh doanh doanh sau:

(chỉ khai những nội dung thay đổi)

1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Thông tin về thành viên hợp danh( đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)

(phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu trường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được uỷ quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

5.Thông tin về người đại diện theo pháp luật ( đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

( Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người đại diện pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/ vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ)

a) Vốn đầu tư/ điều lệ đã đăng ký:

b) Vốn đầu tư/ điều lệ thay đổi:

c) Thời điểm thay đổi vốn:

d) Hình thức tăng, giảm vốn:

(Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên , địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, củ cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; tỷ lệ phần vốn góp củ mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình hội đồng thành viên)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/ thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thây đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn)

         (Đối với đăng ký thay đồi cổ đông sáng lập công ty cổ phần, ghi: Tên, trụ sở chính hoặc họ, tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nới đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn; tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn gópsau khi góp bù của người nhận góp bù đối với trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhahn hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị góp vốn và phần góp vốn, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần góp vốn đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế; Ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực ca nh6an hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký va phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của toà án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định Toà án)

Tên Toà án:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bản án/quyết định số:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doanh nghiệp cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp páhp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

                                                                                     …………………, ngày …………tháng ………… năm 200…..

kèm theo thông báo                                                                       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

-…………………..                                                                                        CỦA DOANH NGHIỆP
-…………………..                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

4/  TTHC: Thông báo thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT

Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi trụ sở DNTN tại Sở KH&ĐT.

b) Cách thức thực hiện: 
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo Thay đổi trụ sở DNTN  

- Quyết định thay đổi trụ sở DNTN 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế DNTN ( bản gốc ) 

b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ  

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                     

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không: 

- Thông báo thay đổi trụ sở   DNTN
h) Phí, lệ phí: 
- Lệ phí ĐKKD 25.000 đồng

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận  ĐKKD thay đổi 
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

____________________________________________________________
- Mẫu thông báo giống như thủ tục số 3 

5/ TTHC: Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của  DNTN

- Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT

- Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ngành nghề kinh doanh DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

-Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần , số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo Thay đổi ngành nghề kinh doanh của DNTN  

- Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh của DNTN 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế DNTN ( bản gốc ) 

b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ  

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC:
-Tổ chức      
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh DNTN

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
-Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

- Mẫu thông báo giống như thủ tục số 3 
6/ TTHC: Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm ngành nghề kinh doanh của  DNTN

- Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT

- Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế giảm ngành nghề kinh doanh DNTN tại Sở KH&ĐT

b) Cách thức thực hiện: 
-Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện

c) Thành phần , số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh của DNTN  

- Quyết định giảm đổi ngành nghề kinh doanh của DNTN 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế DNTN ( bản gốc ) 

b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)
d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ  

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC:
- Tổ chức
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh DNTN

h) Phí, lệ phí:  

- 25.000 đồng

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận  ĐKKD thay đổi 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

- Mẫu thông báo giống như thủ tục số 3 

_____________________________________________________________________
7/ TTHC: Thông báo thay đổi vốn đầu tư  của doanh nghiệp tư nhân

a) Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi  vốn đầu tư của DNTN
- Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
- Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi vốn đầu tư DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo Thay đổi vốn đầu tư  DNTN  

- Quyết định thay đổi vốn đầu tư DNTN 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế DNTN ( bản gốc ) 

b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ  

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không:

- Thông báo thay đổi vốn đầu tư  DNTN

h) Phí, lệ phí: 
25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC : 

- giấy chứng nhận  ĐKKD thay đổi 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

- Mẫu thông báo giống như thủ tục số 3 

8/ TTHC: Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động tư của DNTN
- Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo tạm ngừng hoạt động DNTN  

- Quyết định tạm ngừng hoạt động  

b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 

- Không 
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức 

g) Phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngừng hoạt động 
h) Phí, lệ phí: 


- không 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC      
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

	TÊN DOANH NGHIỆP

​​​​​​​​​​​​​​​_______
Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


 
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước 
                                
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../.....................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: 
 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	


 
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:………………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:
 
Thời giam tạm ngừng:.........................................................................................................................................
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ...........tháng ........... năm ...........
Thời điểm kết thúc:   Ngày ...........tháng ........... năm ...........
Lý do tạm ngừng:.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.
 
………………….........., ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
9/ TTHC: Thoâng baùo baùn doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bán DNTN
- Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
- Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi  DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thoâng baùo baùn DNTN  

- Quyết định bán DNTN 

- Hợp đồng chuyển nhượng DNTN 

- Thanh lý hợp đồng

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế DNTN ( bản gốc ) 

- CMND của người mua DNTN ( bản sao hợp lệ)

b) Số lượng hồ sơ:        01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:  
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ  

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức             

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thoâng baùo baùn DNTN 
h) Phí, lệ phí: 
- 25. 000 đồng 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC  
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


 
                                  THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước.
                                
Tên là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).........................................................................Nam/nữ………………….
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
………............................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ..............................................................................................
Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................
......................................................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: (nếu có)....................................................................................
......................................................................................................................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt: (nếu có).....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ............................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 4. Vốn đầu tư:...................................................................................................................................................
Tổng số: ............................................................................................................................................................
Trong đó:
-Tiền Việt Nam: ................................................................................................................................................
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi..............................................................................................................................
- Vàng: .............................................................................................................................................................
- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.......................................................
6. Tên, địa chỉ chi nhánh:
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:
.............................................................................................................................................................................
Nay tôi bán DNTN..................................................cho Ông/bà (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
.....................................................................................................................................Nam/nöõ:……………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:....................................................................
Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...........................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: .......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Giá bán: ...............................................................................................................................................................
Tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ:........................................................................................................................................................................
Thời điểm giao doanh nghiệp cho người mua:....................................................................................................
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc bán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
 
…........, ngày....... tháng........năm 200….
 
NGƯỜI MUA DOANH NGHIỆP                                                      CHỦ DOANH NGHIỆP 
   (Ký  và ghi rõ họ tên)                                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ................
______________________________________________________________________________
10/ TTHC: Đề nghị cấp lại Giấy CNĐKKD do mất, cháy của DNTN
a) Trình tự thực hiện: 

-Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD của DNTN
- Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
- Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế  DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần , số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại DNTN  

- Xác nhận của chính quyền địa phương v/v mất, cháy giấy chứng nhận ĐKKD của DNTN 

- Đăng báo 03 kỳ v/v mất, chấy giấy chứng nhận ĐKKD  

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
d) Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng số báo cuối cùng
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 
g) Kết quả của việc thực hiện TTHC  :  
- Cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD 

h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức     

k) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không  ?    

- Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD  DNTN

l) Phí, lệ phí : 
- 25.000 đồng 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC  
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

	TÊN DOANH NGHIỆP

​​​​​​​​​​​​​​​_______
Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD 

 
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước 
                                
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../.....................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: 
 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:………………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 
………………….........., ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
________________________________________________________________________________
11/ TTHC: Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi có địa điểm kinh doanh của  DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh của  DNTN  

- Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh của chủ DNTN 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế DNTN ( bản gốc ) 

b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ) 

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ  
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Tổ chức   

g) Phí, lệ phí : 

- 25.000 đồng 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi
i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             ------                                                   Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
  Số: ………                                                            ------------------------------

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước
1.Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….…………………………………...

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………………………………………………

Do:………………………………………………………………………………………… Cấp ngày:……………/…………/………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):…………….

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

1. Tên địa điểm (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………….. Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

2. lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………

3. họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………….……….Nam/nữ:………

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ……………….….………………Quốc tịch: …………………………………………………

Chứng minh nhân dân số : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Ngày cấp: ……../………/………… Cơ quan cấp:……….………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiện tại:.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Tên, địa chỉ Chi Nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doanh nghiệp cam kết:

· Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. 

· Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luât về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương.

………………………, ngày…………tháng ……… năm 200….

 Kèm theo thông báo:                                                                 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 -………………………                                                                                      CỦA DOANH NGHIỆP

-………………………                                                                                    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

___________________________________________________________________ 
12/ TTHC: Thông báo ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh của DNTN 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi không có địa điểm kinh doanh của  DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện 

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh của  DNTN  

- Quyết định ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh của chủ DNTN 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế DNTN ( bản gốc ) 

b) Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ  

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC:  
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh  DNTN

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

	TÊN DOANH NGHIỆP

​​​​​​​​​​​​​​​_______
Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


 THÔNG BÁO NGỪNG HỌAT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước 
                                
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../.....................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: 
 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:………………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 
Thông báo hoạt động địa điểm kinh doanh như sau:
 
Lý do tạm ngừng:.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.
………………….........., ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ................
________________________________________________________________________________
13/ TTHC: đăng ký  hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện 

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận ĐKKD của DNTN (bản sao hợp lệ)

- Quyết định thành lập chi nhánh của chủ doanh nghiệp  

- Thông báo thành lập chi nhánh DNTN 

- Quyết định bổ nhiệm chi nhánh trưởng  

- CMND của trưởng chi nhánh (bản sao hợp lệ)

- Chứng chỉ hành nghề (đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết

- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh DNTN

- 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế , con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức 
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập chi nhánh
h) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận đăng ký họat động  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             ------                                                   Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
  Số: ………                                                            ------------------------------

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH
Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước
1.Tên doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….……………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………………………………………………

Do:………………………………………………………………………………………… Cấp ngày:……………/…………/………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….Nam/nöõ:………………………………

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ……………….….………………Quốc tịch: …………………………………………………

Chứng minh nhân dân số : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Ngày cấp: ……../………/………… Cơ quan cấp:……….………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiên nay:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:

1. Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh:….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………….. Email:………………………………………………….………Website:……………………………………………………………………………………………………. 

2.Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh:……………..……………………………………………………………………….Nam/Nữ:..…………

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ………………... Quốc tịch: …………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Ngày cấp: ……../………/…………. Cơ quan cấp:……….………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiên tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo lập chi nhánh này. 

………………………, ngày…………tháng ……… năm 200….

                                                                                         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Kèm theo thông báo:                                                                          CỦA DOANH NGHIỆP

  -………………………                                                                                   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

____________________________________________________________________________
14/ TTHC: Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh (bản sao gốc)

- Quyết định thay đổi địa chỉ chi nhánh của chủ doanh nghiệp  

- Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh  

b) Số lượng hồ sơ:      01  (bộ)
d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- tổ chức 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không? 

- Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh 

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận đăng ký họat động  thay đổi 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ------                                                   Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc

  Số: ………                                                            ------------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước

1.Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….…………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………………………………………………

Do:………………………………………………………………………………………… Cấp ngày:……………/…………/………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):…………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của Chi Nhánh/

Văn Phòng Đại Diện/ Địa Diểm Kinh Doanh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. 

………………………, ngày…………tháng ……… năm 200….

                                                                                         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 Kèm theo thông báo:                                                                       CỦA DOANH NGHIỆP

-………………………                                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-………………………  

_____________________________________________________________________________
15/ TTHC: Thông báo bổ sung ngành nghề chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề chi  nhánh của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh (bản sao gốc)

- Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của chủ doanh nghiệp  

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận  đăng ký họat  động 
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

              TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ------                                                   Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc

  Số: ………                                                            ------------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước

1.Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….…………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………………………………………………

Do:………………………………………………………………………………………… Cấp ngày:……………/…………/………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):…………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của Chi Nhánh/

Văn Phòng Đại Diện/ Địa Diểm Kinh Doanh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. 

………………………, ngày…………tháng ……… năm 200….

                                                                                         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 Kèm theo thông báo:                                                                       CỦA DOANH NGHIỆP

-………………………                                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-………………………  

____________________________________________________________________________
16/ TTHC: Thông báo giảm ngành nghề chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm ngành nghề chi  nhánh của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh (bản sao gốc)

- Quyết định giảm ngành nghề kinh doanh của chủ doanh nghiệp  

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e)  Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh
h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận ĐKKD Thay đổi  
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             ------                                                   Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
  Số: ………                                                            ------------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước
1.Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….…………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………………………………………………

Do:………………………………………………………………………………………… Cấp ngày:……………/…………/………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):…………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của Chi Nhánh/

Văn Phòng Đại Diện/ Địa Diểm Kinh Doanh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. 

………………………, ngày…………tháng ……… năm 200….

                                                                                         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 Kèm theo thông báo:                                                                       CỦA DOANH NGHIỆP

-………………………                                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-………………………  

____________________________________________________________________________
17/ TTHC: Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đứng dầu chi  nhánh của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh (bản sao gốc)

- Quyết định thay đổi người đứng đầu chi nhánh của chủ doanh nghiệp  

- CMND của người đứng đầu thay thế ( bản sao hợp lệ )

- Thông báo thay đôi người đứng dầu chi nhánh  

b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đứng dầu chi nhánh

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận đăng ký họat động thay đổi 
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

        + Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

TÊN DOANH NGHIỆP                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ------                                                   Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc

  Số: ………                                                                            ------------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước

1.Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….…………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………………………………………………

Do:………………………………………………………………………………………… Cấp ngày:……………/…………/………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):…………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của Chi Nhánh/

Văn Phòng Đại Diện/ Địa Diểm Kinh Doanh như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. 

………………………, ngày…………tháng ……… năm 200….

                                                                                         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 Kèm theo thông báo:                                                                       CỦA DOANH NGHIỆP

-………………………                                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-………………………  

_____________________________________________________________________________
18/ TTHC: Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động chi nhánh của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động và đăng ký thuế của chi  nhánh (bản gốc )

- Quyết định ngừng hoạt động chi nhánh của chủ doanh nghiệp  

- Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh của chủ DNTN 

- Xác nhận của cơ quan quản lý thuế v/v DN không nợ thuế nhà nước

- Cam kết của doanh nghiệp về thực hiện các khoản công nợ và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động khi chi nhánh ngừng hoạt động 

- Hợp đồng đăng báo v/v ngừng hoạt động chi nhánh 03 kỳ (hợp đồng phô tô) 
b) Số lượng hồ sơ:      01  (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng số báo cuối cùng
f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không  

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

	TÊN DOANH NGHIỆP

​​​​​​​​​​​​​​​_______
Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


THÔNG BÁO NGỪNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH

 Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước 
                                
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../.....................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: 
 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:………………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 Thông báo ngừng hoạt động kinh doanh như sau:
 Lý do ngừng:.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.
 
………………….........., ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
____________________________________________________________________
19/TTHC: Đề nghị cấp lại Giấy CN ĐK hoạt động chi nhánh do mất, cháy của DNTN
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh của DNTN
- Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
- Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế  DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:  
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh  

- Xác nhận của chính quyền địa phương v/v mất, cháy giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh của DNTN 

- Đăng báo 03 kỳ v/v mất, chấy giấy chứng nhận ĐK hoạt động 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng số báo cuối cùng 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức 
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận Đkhoạt động chi nhánh DNTN
h) Phí, lệ phí: 
25.000 đồng                    

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận    
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

	TÊN DOANH NGHIỆP

​​​​​​​​​​​​​​​_______
Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKHD 

 
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước 
                                
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../.....................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: 
 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:………………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 
………………….........., ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
________________________________________________________________________________
20/ TTHC: đăng ký kinh doanh thành lập  VPÑD doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập VPĐD DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:  
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận ĐKKD của DNTN (bản sao hợp lệ)

- Quyết định thành lập VPĐD của chủ doanh nghiệp  

- Thông báo thành lập VPĐD DNTN 

- Quyết định bổ nhiệm trưởng VPĐD

- CMND của người trưởng  VPĐD (bản sao hợp lệ)

b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)

e) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
g) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức 

h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập VPĐD DNTN  
i) Phí, lệ phí:

-  25.000 đồng 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận  đăng ký hoat động VPĐD
l) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
+ Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             ------                                                   Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
  Số: ………                                                            ------------------------------

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước
1.Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….…………………………………...

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………………………………………………

Do:………………………………………………………………………………………… Cấp ngày:……………/…………/………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):…………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….Nam/nöõ:………………………………

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ……………….….………………Quốc tịch: …………………………………………………

Chứng minh nhân dân số : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Ngày cấp: ……../………/………… Cơ quan cấp:……….………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiên tại:.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký lập Văn Phòng Đại Diện với nội dung sau:

1. Tên văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng đại diện:..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: ……………………………………………………………………………………………………………..Email:………………………………………………….………Website:……………………………………………………………………………………………………. 

2. Nội dung của hoạt động của văn phòng đại diện:………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:…………………………………………………………………….Nam/Nữ:..…………

Sinh năm :………../…………../……………… Dân tộc: ………………... Quốc tịch: ………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Ngày cấp: ……../………/…………. Cơ quan cấp:……….………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiên tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. 

………………………, ngày…………tháng ……… năm 200….

                                                                                         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 Kèm theo thông báo:                                                                       CỦA DOANH NGHIỆP

-………………………                                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-………………………  

_____________________________________________________________________________
21/ TTHC: Thông báo ngừng hoạt động VPÑD doanh nghiệp tư nhân

a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động VPĐD  của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận Thông báo ngừng hoạt động VPĐD DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD  (bản gốc )

- Quyết định ngừng hoạt động VPĐD của chủ doanh nghiệp  

- Thông báo ngừng hoạt động VPĐD của chủ DNTN 

- Hợp đồng đăng báo v/v ngừng hoạt động chi nhánh 03 kỳ (hợp đồng phô tô) 
b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng số báo cuối cùng

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC:
- Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh

h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

	TÊN DOANH NGHIỆP

​​​​​​​​​​​​​​​_______
Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


THÔNG BÁO NGỪNG KINH DOANH CỦA VPĐD
 Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước 
                                
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../.....................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: 
	 STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:………………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Thông báo ngừng hoạt động kinh doanh như sau:
 Lý do ngừng:.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 
………………….........., ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ................
____________________________________________________________________

22/ TTHC: Thông báo thay đổi địa chỉ VPÑD doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD  của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận Thông báo thay đổi địa chỉ  VPĐD DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD  (bản gốc )

- Quyết định thay đổi địa chỉ VPĐD của chủ doanh nghiệp  

- Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD của chủ DNTN 

b) Số lượng hồ sơ:      01(bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhậ hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i)  Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- giấy chứng nhận đăng ký họat động      
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ------                                                   Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc

  Số: ………                                                            ------------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước

1.Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….…………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………………………………………………

Do:………………………………………………………………………………………… Cấp ngày:……………/…………/………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):…………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của Chi Nhánh/

Văn Phòng Đại Diện/ Địa Diểm Kinh Doanh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. 

………………………, ngày…………tháng ……… năm 200….

                                                                                         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 Kèm theo thông báo:                                                                       CỦA DOANH NGHIỆP

-………………………                                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-………………………  

_____________________________________________________________________________
23/ TTHC: Thông báo thay đổi người đứng đầu VPÑD doanh nghiệp tư nhân
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi  người đứng đầu VPĐD  của DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện 

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD  (bản gốc )

- Quyết định thay đổi người đường đầu  VPĐD của chủ doanh nghiệp  

- CMND của người đứng đầu mới ( bản sao hợp lệ )

- Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD của chủ DNTN 

b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhậ hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng  

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             ------                                                   Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc

  Số: ………                                                            ------------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước

1.Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………….…………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………………………………………………

Do:………………………………………………………………………………………… Cấp ngày:……………/…………/………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: .…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):…………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của Chi Nhánh/

Văn Phòng Đại Diện/ Địa Diểm Kinh Doanh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. 

………………………, ngày…………tháng ……… năm 200….

                                                                                         ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 Kèm theo thông báo:                                                                       CỦA DOANH NGHIỆP

-………………………                                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-………………………  

24/ TTHC: Đề nghị cấp lại Giấy CN ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy của DNTN
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD của  DNTN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD   

- Xác nhận của chính quyền địa phương v/v mất, cháy giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD của DNTN 

- Đăng báo 03 kỳ v/v mất, chấy giấy chứng nhận ĐKKD  

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng số báo cuối cùng

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD DNTN

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng ‘

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận     

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC      

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

	TÊN DOANH NGHIỆP

​​​​​​​​​​​​​​​_______
Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKHD 

 
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước 
                                
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../.....................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: 
 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:………………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 
………………….........., ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
________________________________________________________________________________

25/  TTHC: Thoâng baùo thay tên nghiệp tư nhân

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi tên DNTN
Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi trụ sở DNTN tại Sở KH&ĐT.

b) Cách thức thực hiện: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo Thay đổi tên DNTN  

- Quyết định thay đổi tên sở DNTN 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế DNTN ( bản gốc ) 

b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ  

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức                                                                     

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không: 

- Thông báo thay đổi tên DNTN
h) Phí, lệ phí: 

- Lệ phí ĐKKD 25.000 đồng
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận  ĐKKD thay đổi 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

- Mẫu thông báo giống như thủ tục số 3 

____________________________________________________________

26/ đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị ĐKKD công ty TNHH có hai thành viên trở lên 

- Danh sách thành viên góp vốn 

- CMND của các thành viên góp vốn (bản sao hợp lệ)

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

- 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

g) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

h) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
.................*******..................

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước
Tôi tên là( ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………….Nam/Nữ: …………
Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ………………... Quốc tịch: ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số : ………………………………………………………………………………………………………………………………

 Ngày cấp: ……../………/………… Cơ quan cấp:……….………………………………………………………………………………………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):………………………………………………………………………
Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiên nay:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………
Fax: ……………………………………………

Email:........................................………Website:..............................................……………

Đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài(nếu có):…………………………………………………………………………
Tên công ty viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………………………………………… Email:.........................................………….Website:.........................................................…………………… 

3.Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	


4. Vốn đầu điều lệ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tổng số :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Phần góp vốn của mỗi thành viên được liệt kê tại danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):………………………………………….
6. Tên, địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………………………………………
8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………………
*Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuôäc diện quy định tại khoản 2 và điều 13 của luật Doanh nghiệp. 

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

                                                                         ……………………….., ngày …………tháng …….. năm 200……..

                                               ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Kèm theo giấy đề nghị                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng ký kinh doanh:

-....................

-....................

____________________________________________________________________

27/ Thông báo thay đổi tên công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi tên công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tên công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v thay đổi tên công ty  

- Quyết định thay đổi tên công ty của chủ tịch HĐTV 

- Thông báo thay đổi tên công ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi tên công ty

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
giấy chứng nhận thay đổi       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

- Thủ tục hành chính có tên gọi giống nhưng tên thủ tục hành chính của DNTN thì dùng mẫu đơn như vậy 

28/ Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi trụ sở chính công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v thay đổi trụ sở chính công ty  

- Quyết định thay đổi trụ sở chính công ty của chủ tịch HĐTV 

- Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận thay đổi       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

___________________________________________________________________
29/ Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh  

- Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh của chủ tịch HĐTV 

- Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:  
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận thay đổi     

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

30/ Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:;

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v giảm ngành nghề kinh doanh  

- Quyết định v/v giảm ngành nghề kinh doanh của chủ tịch HĐTV 

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh công ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh công ty

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận thay đổi  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

31/ Thông báo tăng vốn vốn điều lệ công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi vốn điều lệ công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v tăng vốn điều lệ  

- Quyết định tăng vốn điều lệ của chủ tịch HĐTV 

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ ông ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tăng vốn điều lệ công ty
h) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận thay đổi  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

32/ Thông báo giảm vốn điều lệ công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm vốn điều lệ công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi vốn điều lệ công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v giảm vốn điều lệ  

- Quyết định giảm vốn điều lệ của chủ tịch HĐTV 

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ ông ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC:  
- Tổ chức      

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm vốn điều lệ công ty

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận thay đổi  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

________________________________________________________________
33/ Thông báo thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi thành viên góp vốn công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v thay đổi thành viên   

- Quyết định thay đổi thành viên của chủ tịch HĐTV 

- Thông báo thay đổi thành viên công ty 

- CMND của thành viên mới ( bản sao hợp lệ )

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi thành viên

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận thay đổi  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

34/ Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đại diện pháp luật TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi người đại diện pháp luật công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
d) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v thay đổi người đại diện pháp luật   

- Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật của chủ tịch HĐTV 

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty 

- CMND của người đại diện pháp luật mới ( bản sao hợp lệ )

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)
e) Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế

g) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

i) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận thay đổi  

l) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
                                .................*******..................

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ………..)

Kính Gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước

1.Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Do:……………………………………………………… ……………Cấp ngày:…………../…………/…………………………………………………………………..

địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại ..................................……………………………..Fax..................................................................……

Email:.........................................………………………………Website:.........................................................…….�

2. Họ tên người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….Nam/Nöõ:……………………………………………………………….

Sinh ngày ......../......./.............  Dân tộc:................…. Quốc tịch...............................………………………………

Chứng minh nhân dân(hoặc hộ chiếu)số : ...........................................................………………………………….

Ngày cấp:....../......./..............Nơi cấp:..................................................................…………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................…………………………………

.............................................................................................................................………………………………….

Chổ ở hiên nay:....................................................................................................………………………………….

.............................................................................................................................…………………………………

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng kinh doanh doanh sau:

(chỉ khai những nội dung thay đổi)

4. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi (đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp)…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Thông tin về thành viên hợp danh( đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp danh)

(phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu trường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được uỷ quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

5.Thông tin về người đại diện theo pháp luật ( đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

( Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của người đại diện pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

6. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/ vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầu tư, vốn điều lệ)

e) Vốn đầu tư/ điều lệ đã đăng ký:

f) Vốn đầu tư/ điều lệ thay đổi:

g) Thời điểm thay đổi vốn:

h) Hình thức tăng, giảm vốn:

(Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên , địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, củ cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; tỷ lệ phần vốn góp củ mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình hội đồng thành viên)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/ thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp đăng ký thây đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn)

         (Đối với đăng ký thay đồi cổ đông sáng lập công ty cổ phần, ghi: Tên, trụ sở chính hoặc họ, tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nới đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn; tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn gópsau khi góp bù của người nhận góp bù đối với trường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên, trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhahn hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giá trị góp vốn và phần góp vốn, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần góp vốn đã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thành viên mới; Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế; Ghi họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn của thành viên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực ca nh6an hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký va phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thời điểm thừa kế)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết định của toà án (đối với trường hợp đăng ký thay đổi theo quyết định Toà án)

Tên Toà án:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bản án/quyết định số:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung đăng ký thay đổi, bổ sung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Doanh nghiệp cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp páhp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

                                                                                     …………………, ngày …………tháng ………… năm 200…..

kèm theo thông báo                                                                       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

-…………………..                                                                                        CỦA DOANH NGHIỆP
-…………………..                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

35/ Thông báo giải thể công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giải thể công ty 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thông báo giải thể công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v giải thể công ty    

- Quyết định giải thể công ty của chủ tịch HĐTV 

- Thông báo giải thể công ty 

- Xác nhận của cơ quan quản lý thuế v/v Công ty không nợ thế đối với nhà nước 

- Cam kết của công ty đối với các khoản nợ, nghĩa vụ của công ty đối với người lao động khi công ty giải thê’

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 

- Đăng báo 03 kỳ v/v giải thể công ty 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

e) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
g) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giải thể công ty

i) Phí, lệ phí: 
- Không  

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Thông báo giải thể Cty

l) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.
	TÊN DOANH NGHIỆP

​​​​​​​​​​​​​​​_______
Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


THÔNG BÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước 
                                
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../.....................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: 
	 STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:………………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
 Thông báo giải thể  doanh như sau:
 Lý do giỏai thể  ngừng:.................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 
                                                              .., ngày....... tháng........năm.........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
_______________________________________________________________
36/ Thông báo tạm ngưng hoạt động công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngưng công ty 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v tạm ngưng hoạt động công ty    

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v tạm ngưng hoạt động 

- Thông báo tạm ngưng hoạt động  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngưng hoạt động

g) Phí, lệ phí: 
- Không  

h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật DN năm 2005

- Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006, 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007

- Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006, 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009

___________________________________________________________________

37/ đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v thành lập chi nhánh 

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v thành lập chi nhánh  

- Quyết định bổ nhiệm chi nhánh trưởng

- CMND của chi nhánh trưởng (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bản sao hợp lệ)

- Thông báo thành lập chi nhánh 

- Điều lệ công ty 

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế 

- 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế

g) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập chi nhánh công ty TNHH

i) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat động   
l)Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

_____________________________________________________________

38/ Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh chi nhánh công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế  thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v thay đổi địa chỉ chi nhánh 

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v thay đổi địa chỉ chi nhánh  

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của chi nhánh  công ty ( bản sao hợp lệ)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế 
f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

g) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty TNHH

i) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC:
- giấy chứng nhận họat động   

l) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

_________________________________________________________________
39/ Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế  thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty TNHH 02 TV trở lên  

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v bổ sung ngàh nghề kinh doanh của chi nhánh   

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh 

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hổ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty TNHH

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat động   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

___________________________________________________________________
40/ Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế  thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty TNHH 02 TV trở lên  

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v giảm ngành nghề kinh doanh của chi nhánh   

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh 

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hổ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty TNHH

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat động   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

__________________________________________________________________
41/ Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế  thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH 02 TV trở lên  

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v thay đổi người đứng đầu của chi nhánh   

- Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh 

- CNMD của người đứng đầu mới của chi nhánh (bản sao)

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hổ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat động   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

42/ Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động chi nhánh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận thông báo ngừng hoạt động tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v ngừng hoạt động chi nhánh công ty TNHH 02 TV trở lên  

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v ngừng hoạt động chi nhánh   

- Thông báo ngừng hoạt động  

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh (bản gốc )

- Đăng báo 03 kỳ v/v ngừng hoạt động chi nhán

- Xác nhận của cơ quan quản lý thuế v/v không nợ thuế nhà nước, cam kết với người lao động khi ngừng hoạt động

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
-  15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức  
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh công ty TNHH 

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Thông báo ngừng họat động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

43/ Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v tạm ngừng hoạt động chi nhánh công ty TNHH 02 TV trở lên  

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v tạm ngừng hoạt động chi nhánh   

- Thông báo tạm ngừng hoạt động  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh công ty TNHH

g) Phí, lệ phí: 
- Không 
h) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

___________________________________________________________________
44/ đăng ký thành lập VPÑD công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập VPĐD công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  VPĐD tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v thành lập VPĐD 

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v thành lập VPĐD   

- Quyết định bổ nhiệm trưởng VPĐD 

- CMND của trưởng VPĐD  (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bản sao hợp lệ)

- Thông báo thành lập VPĐD 

- Điều lệ công ty 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập VPĐD công ty TNHH 
h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat động  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

________________________________________________________

45/ đăng ký thay đổi địa chỉ VPÑD công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ  VPĐD công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  VPĐD thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượn hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v thay đổi địa chỉ VPĐD 

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v thay đổi địa chỉ VPĐD   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bản gốc )

- Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

e) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế 
g) Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Tổ chức                                                                   

h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD công ty TNHH
i) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- giấy chứng nhận họat động  

l) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

46/ Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  VPĐD thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v thay đổi người đứng đầu VPĐD 

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v thay người đứng đầu VPĐD   

- CMND của ngừơi đứng đâu VPĐD mới (bản sao)

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bản gốc )

- Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuề 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD công ty TNHH

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat động  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

47/ Thông báo ngừng hoạt động VPĐD công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động  VPĐD công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thông báo ngừng hoạt động  VPĐD thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v ngừng hoạt động VPĐD 

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v ngừng hoạt động VPĐD   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bản gốc )

- Đăng báo 03 kỳ v/v ngừng hoạt động VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?:

- Thông báo ngừng hoạt động VPĐD công ty TNHH

h) Phí, lệ phí: 
- Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Thông báo ngừng họat động 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

48/ Thông báo tạm ngừng hoạt động VPĐD công ty TNHH có hai thành viên trở lên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động  VPĐD công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v tạm ngừng hoạt động VPĐD 

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v tạm ngừng hoạt động VPĐD   

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không ?

- Thông báo tạm ngừng hoạt động VPĐD công ty TNHH

g) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

h) Phí, lệ phí: 
- Không  

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

___________________________________________________________________
49/ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v thành lập địa điểm kinh doanh 

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v thành lập địa điểm kinh doanh   

- Quyết định bổ nhiệm người đứng dầu địa điểm kinh doanh 

- CMND của đứng đầu địa điểm kinh doanh (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bản gốc hợp lệ)

- Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH

h) Phí, lệ phí: 
25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat động  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

50/ thông báo ngừng hoạt động điểm kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động  địa điểm kinh doanh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV v/v ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh 

- Quyết định của chủ tịch HĐTV v/v ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh   

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bản gốc hợp lệ)

- Thông báo ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
-  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh công ty TNHH

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

51/ Đề nghị cấl lại giấy CN-ĐKKD và đăng ký thuế do mất, cháy công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do mất, cháy công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cấp lại công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c)Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do mất, cháy   

- Quyết định chủ tịch HĐTV v/v đề nghị cấp lại

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD 

- Xác nhận của cơ quan địa phương v/v công ty bị mất, cháy giấy chứng nhận ĐKKD

- Đăng báo 03 kỳ v/v công ty đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do Mất, cháy

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD công ty

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

_____________________________________________________________

52/ Đề nghị cấl lại giấy CN-ĐK hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh do mất, cháy công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh do mất, cháy công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế cấp lại công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
d) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh do mất, cháy   

- Quyết định chủ tịch HĐTV v/v đề nghị cấp lại

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐK hoạt động 

- Xác nhận của cơ quan địa phương v/v công ty bị mất, cháy giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh 

- Đăng báo 03 kỳ v/v công ty đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh do mất, cháy

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

e) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
g) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh công ty

i) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat động  

l) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

____________________________________________________________

53/ Đề nghị cấl lại giấy CN-ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy công ty TNHH có hai thành viên trở lên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
d) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐTV V/v đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy   

- Quyết định chủ tịch HĐTV v/v đề nghị cấp lại

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD

- Xác nhận của cơ quan địa phương v/v công ty bị mất, cháy giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD  

- Đăng báo 03 kỳ v/v công ty đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

e) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận họat động  
h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

____________________________________________________________________
54/ đăng ký kinh doanh thành lập coâng ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập công ty  CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị ĐKKD công ty CP

- CMND của các thành viên sáng lập (bản sao hợp lệ)

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

- 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Cá nhân 

- Tổ chức                                           

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty CP

h) Phí, lệ phí: 
- 210.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

        + Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
--------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước

Tôi tên là( ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………….Nam/Nữ: ………………
Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ………………... Quốc tịch: …………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ngày cấp: ……../……./…………… Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiên nay:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

Đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký kinh doanh công ty CỔ PHẦN với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài(nếu có):………………………………………………………………………………………………
Tên công ty viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………………………………………… Email:.........................................………….Website:.........................................................………………………….  

3.Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	


4. Vốn đầu điều lệ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tổng số cổ phần:…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

-  Mệnh giá cổ phần: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:…………………………………………………………………………………………………….

7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):………………………………………….
8. Tên, địa chỉ chi nhánh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

- Không thuôäc diện quy định tại khoản 2 và điều 13 của luật Doanh nghiệp. 

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

                                                                               ………….., ngày ……… tháng …………..  năm 200….

                                               ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Kèm theo giấy đề nghị                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng ký kinh doanh:

-....................
55/ Thông báo thay đổi tên công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi tên công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tên công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v thay đổi tên công ty  

- Quyết định thay đổi tên công ty của chủ tịch HĐQT  

- Thông báo thay đổi tên công ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi tên công ty
h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận           

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

- Thủ tục hành chính có tên gọi giống nhưng tên thủ tục hành chính của DNTN thì dùng mẫu đơn như vậy 

 ________________________________________________________________

56/ Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở chính công ty CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi trụ sở chính công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v thay đổi trụ sở chính công ty  

- Quyết định thay đổi trụ sở chính công ty của chủ tịch HĐQT  

- Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
 
-  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận  
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

______________________________________________________

57/ Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT  V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh  

- Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của chủ tịch HĐQT 

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:  
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận  
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

58/ Thông báo tăng vốn điều lệ công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi vốn điều lệ công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT  V/v tăng vốn điều lệ  

- Quyết định tăng vốn điều lệ của chủ tịch HĐQT

- Thông báo tăng vốn điều lệ ông ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tăng vốn điều lệ công ty

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

-  giấy chứng nhận   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

_______________________________________________________________
59/ Thông báo giảm vốn điều lệ công ty CP 
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm vốn điều lệ công ty CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi giảm vốn điều lệ công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT  V/v giảm vốn điều lệ  

- Quyết định giảm vốn điều lệ của chủ tịch HĐQT

- Thông báo giảm vốn điều lệ ông ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 

- Báo tài chính của công ty được cơ quan thuế xác nhận
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm vốn điều lệ công ty

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

-  giấy chứng nhận   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

60/ Thông báo thay đổi thành viên sáng lập công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi thành viên sáng lập công ty CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi thành viên sáng lập tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT  V/v thay đổi thành viên   

- Quyết định thay đổi thành viên của chủ tịch HĐQT 

- Thông báo thay đổi thành viên công ty 

- CMND của thành viên mới ( bản sao hợp lệ )

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                      

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi thành viên sáng lập 

h)  Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

61/ Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đại diện pháp luật Cty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi người đại diện pháp luật công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT V/v thay đổi người đại diện pháp luật   

- Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật của chủ tịch HĐQT 

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty 

- CMND của người đại diện pháp luật mới ( bản sao hợp lệ )

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức

- Cá nhân                                                               

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?                                                              

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

_______________________________________________________

62/ Thông báo giải thể công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giải thể công ty 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thông báo giải thể công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT V/v giải thể công ty    

- Quyết định giải thể công ty của chủ tịch HĐQT 

- Thông báo giải thể công ty 

- Xác nhận của cơ quan quản lý thuế v/v Công ty không nợ thế đối với nhà nước 

- Cam kết của công ty đối với các khoản nợ, nghĩa vụ của công ty đối với người lao động khi công ty giải thê’

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 

- Đăng báo 03 kỳ v/v giải thể công ty 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức    
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- Thông báo giải thể công ty

h) Phí, lệ phí: 
-  Không đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Thông báo giải thể Cty

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

63/ Thông báo tạm ngưng hoạt động công ty CP

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngưng công ty 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT  V/v tạm ngưng hoạt động công ty    

- Quyết định của chủ tịch HĐQT  v/v tạm ngưng hoạt động 

- Thông báo tạm ngưng hoạt động  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
e) Đối tượng thực hiện TTHC:

- Tổ chức                                                                   

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngưng hoạt động
g) Phí, lệ phí: 

-  Không đồng 

h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

___________________________________________________________

64/ đăng ký kinh doanh thành lập chi nhaùnh coâng ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v thành lập chi nhánh 

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v thành lập chi nhánh  

- Quyết định bổ nhiệm chi nhánh trưởng

- CMND của chi nhánh trưởng (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bản sao hợp lệ)

- Thông báo thành lập chi nhánh 

- Điều lệ công ty 

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết

- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế 

- 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

e) Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập chi nhánh công ty CP

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- giấy chứng nhận họat  động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

65/ Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh chi nhánh công ty CP

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế  thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v thay đổi địa chỉ chi nhánh 

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v thay đổi địa chỉ chi nhánh  

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh  công ty ( bản sao hợp lệ)

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC:
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty CP
h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat  động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

66/ Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty CP
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế  thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty CP   

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v bổ sung ngàh nghề kinh doanh của chi nhánh   

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh 

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hổ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty CP

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat  động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

67/ Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế  thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty CP   

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v giảm ngành nghề kinh doanh của chi nhánh   

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh 

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết : 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hổ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức                                                               

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty CP

h) Phí, lệ phí: 
-  25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat  động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

68/ Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế  thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT  v/v thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty CP   

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v thay đổi người đứng đầu của chi nhánh   

- Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh 

- CNMD của người đứng đầu mới của chi nhánh (bản sao)

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hổ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty CP

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat  động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

___________________________________________________________________
69/ Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh công ty CP 
a)Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động chi nhánh công ty CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận thông báo ngừng hoạt động tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v ngừng hoạt động chi nhánh công ty CP   

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v ngừng hoạt động chi nhánh   

- Thông báo ngừng hoạt động  

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh (bản gốc )

- Đăng báo 03 kỳ v/v ngừng hoạt động chi nhán

- Xác nhận của cơ quan quản lý thuế v/v không nợ thuế nhà nước, cam kết với người lao động khi ngừng hoạt động

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
 - 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC:
- Tổ chức    
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh công ty CP  
h) Phí, lệ phí:  
- Không  
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Thông báo ngừng hoạt động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

70/ Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh công ty CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v tạm ngừng hoạt động chi nhánh công ty CP   

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v tạm ngừng hoạt động chi nhánh   

- Thông báo tạm ngừng hoạt động  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d)Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh công ty CP

g) Phí, lệ phí:  
- Không  

h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

________________________________________________________________
71/ đăng ký thành lập VPÑD coâng ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập VPĐD công ty CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  VPĐD tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v thành lập VPĐD 

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v thành lập VPĐD   

- Quyết định bổ nhiệm trưởng VPĐD 

- CMND của trưởng VPĐD  (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bản sao hợp lệ)

- Thông báo thành lập VPĐD 

- Điều lệ công ty 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập VPĐD công ty CP

h) Phí, lệ phí: 
 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat  động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

72/ đăng ký thay đổi địa chỉ VPÑD công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ  VPĐD công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  VPĐD thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT  v/v thay đổi địa chỉ VPĐD 

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v thay đổi địa chỉ VPĐD   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bản gốc )

- Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
-  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD công ty CP

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận họat  động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

73/ Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  VPĐD thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v thay đổi người đứng đầu VPĐD 

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v thay người đứng đầu VPĐD   

- CMND của ngừơi đứng đâu VPĐD mới (bản sao)

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bản gốc )

- Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD công ty CP  

h) Phí, lệ phí:  

- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- giấy chứng nhận họat  động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

74/ Thông báo ngừng hoạt động VPĐD công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động  VPĐD công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thông báo ngừng hoạt động  VPĐD thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v ngừng hoạt động VPĐD 

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v ngừng hoạt động VPĐD   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bản gốc )

- Đăng báo 03 kỳ v/v ngừng hoạt động VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- Thông báo ngừng hoạt động VPĐD công ty CP
h) Phí, lệ phí:  
- Không  
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Thông báo ngừng họat động 
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

75/ Thông báo tạm ngừng hoạt động VPĐD công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động  VPĐD công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v tạm ngừng hoạt động VPĐD 

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v tạm ngừng hoạt động VPĐD   

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC:
-  Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngừng hoạt động VPĐD công ty CP

h) Phí, lệ phí:  
- Không  
i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

76/ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh công ty CP
a) Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh công ty CP 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT  v/v thành lập địa điểm kinh doanh 

- Quyết định của chủ tịch HĐQT v/v thành lập địa điểm kinh doanh   

- Quyết định bổ nhiệm người đứng dầu địa điểm kinh doanh 

- CMND của đứng đầu địa điểm kinh doanh (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bản gốc hợp lệ)

- Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh công ty CP
h) Phí, lệ phí:  

- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- giấy chứng nhận  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

77/ thông báo ngừng hoạt động điểm kinh doanh công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động  địa điểm kinh doanh công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT v/v ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh 

- Quyết định của chủ tịch HĐQT  v/v ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh   

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bản gốc hợp lệ)

- Thông báo ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
 - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh công ty CP

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- giấy chứng nhận  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

78/ Đề nghị cấl lại giấy CN-ĐKKD và đăng ký thuế do mất, cháy công ty CP
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do mất, cháy công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cấp lại công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT V/v đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do mất, cháy   

- Quyết định chủ tịch HĐQT v/v đề nghị cấp lại

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD 

- Xác nhận của cơ quan địa phương v/v công ty bị mất, cháy giấy chứng nhận ĐKKD

- Đăng báo 03 kỳ v/v công ty đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do Mất, cháy

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối 
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD công ty CP

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bà tỉnh 

79/ Đề nghị cấp lại giấy CN-ĐK hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh do mất, cháy công ty CP 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh do mất, cháy công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế cấp lại công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT V/v đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh do mất, cháy   

- Quyết định chủ tịch HĐQT v/v đề nghị cấp lại

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐK hoạt động 

- Xác nhận của cơ quan địa phương v/v công ty bị mất, cháy giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh 

- Đăng báo 03 kỳ v/v công ty đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh do mất, cháy

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh công ty

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận  họat động 
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

80/ Đề nghị cấl lại giấy CN-ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy công ty CP
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy công ty CP  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp HĐQT V/v đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy   

- Quyết định chủ tịch HĐQT  v/v đề nghị cấp lại

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD

- Xác nhận của cơ quan địa phương v/v công ty bị mất, cháy giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD  

- Đăng báo 03 kỳ v/v công ty đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD

h) Phí, lệ phí:  
- 25.000 đồng 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận  họat động 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

81/ đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH 01 thành viên là cá nhân
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở KH&ĐT
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ÑT hoặc gởi hồ sô qua đường bưu điện
b) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị ĐKKD công ty TNHH 01 thành viên

- CMND của chủ sở hữu công ty (bản sao hợp lệ)

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

c) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

- 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Cá nhân                                                            

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH01 thành viên

g) Phí, lệ phí: 
- 210.000 đồng 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận                       

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
.................*******..................

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước
Tôi tên là( ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………….Nam/Nöõ: ……… chức danh:………………………………………………………………………………………………………

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ………………... Quốc tịch: …………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số : ……………………………………………………………………………………………………………………………
 Ngày cấp: ……../………/………… Cơ quan cấp:……….………………………………………………………………………………………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………
Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiên nay:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………

Email:........................................………Website:..............................................……………

Đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài(nếu có):………………………………………………………………………………………
Tên công ty viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………………………………………
Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ………………... Quốc tịch: ……………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số : …………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ngày cấp: ……../………/………… Cơ quan cấp:……….……………………………………………………………………………………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):……………………………………………………………………
Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:…………………………………………………………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………
Chổ ở hiên nay:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………
Fax: ……………………………………………………………

Email:........................................………Website:..............................................………………………………………

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:…………………………………………………………
Do:………………………………………………………. Cấp ngày:…………../…………./……………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………
Điện thoại:……………………………………………………..Fax:……….………………………………………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………… Website:……………………………………………………………………………………………… 

Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty):……………………………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………………………………………… Email:.........................................………….Website:.........................................................…………………… 

4.Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Vốn đầu điều lệ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):………………………………………….
7. Tên, địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Tôi cam kết:

- Không thuôäc diện quy định tại khoản 2 và điều 13 của luật Doanh nghiệp. 

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

                                                                                    ………….., ngày ……… tháng ………  năm 200….

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)
 Kèm theo Giấy đề nghị                                                                   

Đăng ký kinh doanh:

-....................

-...................
_________________________________________________________________

82/ Thông báo thay đổi tên công ty TNHH 01 thành viên là cá nhân 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi tên công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định thay đổi tên công ty 

- Thông báo thay đổi tên công ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc)
b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc đối vối việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi tên công ty

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng  


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận    
i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

- Thủ tục hành chính có tên gọi giống nhưng tên thủ tục hành chính của DNTN thì dùng mẫu đơn như vậy 

___________________________________________________________

83/ Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH 01 thành viên là cá nhân 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ công ty 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định thay đổi địa chỉ công ty 

- Thông báo thay đổi địa chỉ công ty 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc)
b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc đối vối việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) fĐối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ công ty

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận  
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

_________________________________________________________________

84/ Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 01 thành viên là cá nhân 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh  

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh  

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc)
b) Số lượng hồ sơ:      01   (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc đối vối việc 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh 

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng  

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận       
   k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

   l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

85/ Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 01 thành viên là cá nhân
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm ngành nghề kinh doanh  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định giảm ngành nghề kinh doanh  

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh  

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc)
b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc đối vối việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

______________________________________________________________

86/ Thông báo tăng vốn điều lệ công ty TNHH 01 thành viên là cá nhân
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tăng vốn điều lệ   

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định tăng vốn điều lệ   

- Thông báo tăng vốn điều lệ  

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc)
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc đối vối việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tăng vốn điều lệ

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận     
k)  Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

87/ Thông báo giảm vốn điều lệ công ty TNHH 01 thành viên là cá nhân 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm vốn điều lệ   

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định giảm vốn điều lệ   

- Thông báo giảm vốn điều lệ  

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc)
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc đối vối việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm vốn điều lệ

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận            

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

88/ Thông báo giải thể công ty TNHH 01 thành viên là cá nhân 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giải thể công ty   

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thông báo giải thể công ty
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định giải thể công ty    

- Thông báo giải thể công ty   

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc)

- Xác nhận của cơ quan quản lý thuế v/v công ty không nợ thuế nhà nước

- cam kết của công ty với các khoản nợ, và người lao động khi  công ty giải thể 

- Đăng báo 03 kỳ v/v giải thể công ty 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giải thể công ty

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  
- Thông báo giải thể công ty

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

	TÊN DOANH NGHIỆP

​​​​​​​​​​​​​​​_______
Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________


 
THÔNG BÁO GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước 
                                
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..........................................................................................................
Do:..............................................................................................Cấp ngày:......../........../.....................................
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ........................................... Fax: ......................................................................................................
Email: .................................................. Website: ................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh: 
 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................
..................................................................................................................................... Nam/Nữ:………………
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ............................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.............................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 
Thông báo giải thể  doanh như sau:
 
Lý do giỏai thể tạm ngừng:.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.
 
………………….........., ngày....... tháng........năm.........
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
                                                                                                       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
_________________________________________________________
89/ Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật do chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 01 thành viên là cá nhân 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đại di65n pháp luật ông ty 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật  

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật  

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc)

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn 

- Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 

- CMND của người đại diện mới ( bản sao hợp lệ)
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)
d) Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc đối vối việc
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức       

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật      

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng       

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC    :    

- giấy chứng nhận  
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

90/ đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v thành lập chi nhánh  

- Quyết định bổ nhiệm chi nhánh trưởng

- CMND của chi nhánh trưởng (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bảo sao hợp lệ)

- Thông báo thành lập chi nhánh 

- Điều lệ công ty 

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế 

- 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập chi nhánh công ty TNHH

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận        

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

_________________________________________________________

91/ thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v thay đổi địa chỉ chi nhánh  

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế của chi nhánh ( bảo gốc)

- Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: giấy chứng nhận  họat động   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

92/ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế của chi nhánh ( bảo gốc)

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận        

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

93/ thông báo giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm ngành nghề kinh doanh 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v giảm ngành nghề kinh doanh   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế của chi nhánh ( bảo gốc)

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức        

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh     

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận        

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

              + Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

94/ thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v thay đổi người đứng đầu chi nhánh    

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế của chi nhánh ( bảo gốc)

- Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh 

- CNMD của người đứng đầu mới (bản sao hợp lệ) 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức     

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh                                                            

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận        

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

95/ thông báo ngừng hoạt động chi nhánh công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động chi nhánh 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận thông báo ngừng hoạt động tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v ngừng hoạt động chi nhánh     

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế của chi nhánh ( bảo gốc)

- Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh  

- Xác nhận của cơ quan quản lý thuế v/v chi nhánh không nợ thuế nhà nước và cam kết của công ty về các khoản nợ và nghĩa vụ của người lao động khi chi nhánh ngừng hoạt động 

- Đăng báo 03 kỳ v/v ngừng hoạt động chi nhánh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo ngừng hoạt động

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Thông báo ngừng hoạt động

h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

96/ thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh công ty TNHH 01 thành viên
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v tạm ngừng hoạt động chi nhánh     

- Thông báo tạm  ngừng hoạt động chi nhánh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngừng hoạt động 
g) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  

- Thông báo ngừng hoạt động
h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

97/ đăng ký kinh doanh thành lập VPÑD công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thành lập VPĐD  công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v thành lập VPĐD   

- Quyết định bổ nhiệm trưởng VPĐD 

- CMND của trưởng VPĐD  (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của công ty ( bảo sao hợp lệ)

- Thông báo thành lập VPĐD 

- Điều lệ công ty 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức          

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?           

- Thông báo thành lập VPĐD
h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng         

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

98/ Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ  VPĐD  công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD thay đổi Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v thay đổi địa chỉ VPĐD   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bảo gốc )

- Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức        

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng         

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận  
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

 ________________________________________________________________

99/ Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD  công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD thay đổi Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v thay đổi người đứng đầu VPĐD   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bảo gốc )

- Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD 

- CNMD của người đứng đầu mới ( bản sao hợp lệ)

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng         

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

100/ Thông báo ngừng hoạt động VPĐD công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động VPĐD  công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thông báo ngừng hoạt động VPĐD thay đổi Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v ngừng hoạt động VPĐD   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bảo gốc )

- Thông báo ngừng hoạt động VPĐD 

- Đăng báo 03 kỳ v/v ngừng hoạt động VPĐD

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

e) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo ngừng hoạt động VPĐD
h) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng        

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Thông báo ngừng hoạt động
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

101/ Thông báo tạm ngừng hoạt động VPĐD công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động VPĐD  công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v tạm ngừng hoạt động VPĐD   

- Thông báo tạm ngừng hoạt động VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

e) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngừng hoạt động VPĐD

f) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng         

g) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

h) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

________________________________________________________________
102/ Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thành lập địa điểm kinh doanh  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v thành lập địa điểm kinh doanh   

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế ( bảo gốc )

- Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh  

- CNMD của người đứng đầu  địa điểm kinh doanh ( bản sao hợp lệ)

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                            

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng         

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

-  giấy chứng nhận                       

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

103/ Thông báo ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh   

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế ( bảo gốc )

- Thông báo ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức             

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh

h) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

104/ Thông báo tạm ngừng hoạt động công ty TNHH 01 thành viên 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm   

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của chủ sở hữu công ty v/v tạm ngừng hoạt động công ty TNHH 01 TV   

- Thông báo tạm ngừng hoạt động Cty TNHH 01 TV  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngừng hoạt động Cty TNHH 01 TV

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
h) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

_________________________________________________________________
105/ Đề nghị cấp lại giấy CN ĐKKD và đăng ký thuế Cty TNHH 01 thành viên  do mất, cháy 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế cấp lại tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đế nghị cấp lại Giấy CN –ĐKKD và đăng ký thuế do mất, cháy   

- Xác nhận của chính quyền địa phương v/v mất, cháy giấy chứng nhận ĐKKD 

- Đăng báo 03 kỳ v/v cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế do mất, cháy 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Đề nghị cấp lại giấy chứn nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy

h) Phí, lệ phí:
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  
- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

106/ Đề nghị cấp lại giấy CN ĐK hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế Cty TNHH 01 thành viên  do mất, cháy 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế cấp lại tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đế nghị cấp lại Giấy CN –ĐK hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế do mất, cháy   

- Xác nhận của chính quyền địa phương v/v mất, cháy giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh 

- Đăng báo 03 kỳ v/v cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoat động chi nhánh và đăng ký thuế do mất, cháy 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Đề nghị cấp lại giấy chứn nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do mất, cháy

h) Phí, lệ phí: 
25.000 đồng 

l) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  
- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

107/ Đề nghị cấp lại giấy CN ĐK hoạt động VPĐD Cty TNHH 01 thành viên  do mất, cháy 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD   

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đế nghị cấp lại Giấy CN –ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy   

- Xác nhận của chính quyền địa phương v/v mất, cháy giấy chứng nhận ĐK hoat động VPĐD

- Đăng báo 03 kỳ v/v cấp lại giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD do mất, cháy 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

e) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

g) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Đề nghị cấp lại giấy chứn nhận đăng ký hoạt động VPĐD do mất, cháy

i) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  
- giấy chứng nhận                       

l) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

108/ đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH 01 thành viên là tổ chức 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị ĐKKD công ty TNHH 01 thành viên là tổ chức 

- Quyết định thành lập  công ty 

- Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật Cty

- CMND của người đại diện pháp luật của công ty (bản sao hợp lệ)

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

- 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH01 thành viên là tổ chức

h) Phí, lệ phí: 
- 210.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  
- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

109/ Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH 01 thành viên là tổ chức 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ  công ty TNHH 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở của chủ sở hữu công ty 

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC:
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH 01 thành viên 
h) Phí, lệ phí: 

25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  
- giấy chứng nhận  
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

110/ Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh Cty TNHH 01 thành viên là tổ chức
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty 

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh  

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đông

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  
- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

111/ Thông báo tăng vốn điều lệ Cty TNHH 01 thành viên là tổ chức 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tăng vốn điều lệ   

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty 

- Thông báo tăng vốn điều lệ  

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tăng vốn điều lệ

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đông

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

112/ đăng ký kinh doanh thành lập HTX

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX tại Sở KH&ĐT
b) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị ĐKKD HTX  

- Danh sách xã viên góp vốn 

- CMND của các xã viên góp vốn (bản sao hợp lệ)

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

c) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Cá nhân, tổ chức 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh HTX

h) Phí, lệ phí: 
- 210.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:
 
- Giấy chứng nhận 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
--------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỢP TÁC XÃ


Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước
Tôi tên là( ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………….Nam/Nữ: ………………
Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ………………... Quốc tịch: …………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ngày cấp: ……../……./…………… Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiên nay:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………
Fax: …………………………………………………………………………………………………………… Email:........................................………Website:..............................................…………………………………………….

Đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký kinh doanh công ty CỔ PHẦN với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài(nếu có):………………………………………………………………………………………………
Tên công ty viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………………………………………… Email:.........................................………….Website:.........................................................………………………….  

3.Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	


4. Vốn đầu điều lệ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tổng số cổ phần:…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

-  Mệnh giá cổ phần: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán:…………………………………………………………………………………………………….

7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):………………………………………….
8. Tên, địa chỉ chi nhánh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

- Không thuôäc diện quy định tại khoản 2 và điều 13 của luật Doanh nghiệp. 

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

                                                                               ………….., ngày ……… tháng …………..  năm 200….

                                               ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Kèm theo giấy đề nghị                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng ký kinh doanh:

-....................
_______________________________________________________________________________
113/ Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD HTX 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi nội dung ĐKKD 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX  V/v thay đổi nội dung ĐKKD   

- Quyết định thay đổi nội dung ĐKKD của chủ nhiệm HTX 

- Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD HTX  

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Cá nhân, tổ chức 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD HTX

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

- Thủ tục hành chính có tên gọi giống nhưng tên thủ tục hành chính của DNTN thì dùng mẫu đơn như vậy 

14/ Thông báo thay đổi trụ sở chính HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở chính HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX thay đổi trụ sở chính tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX V/v thay đổi trụ sở chính HTX   

- Quyết định thay đổi trụ sở chính công ty của chủ nhiệm HTX 

- Thông báo thay đổi trụ sở chính HTX  

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC:
 - Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi trụ sở chính HTX

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC:
-  Giấy chứng nhận 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

115/ Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh  

- Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của chủ nhiệm HTX  

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh HTX  

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức  
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty
h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận 
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

116/ Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm ngành nghề kinh doanh HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX giảm ngành nghề kinh doanh tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX V/v giảm ngành nghề kinh doanh  

- Quyết định v/v giảm ngành nghề kinh doanh của chủ nhiệm HTX  

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh HTX  

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC:
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh HTX

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

117/ Thông báo tăng vốn vốn điều lệ HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tăng vốn điều lệ HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX tăng vốn điều lệ tại Sở KH&ĐT
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ÑT hoặc gởi hồ sô qua đường bưu điện
b) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX V/v tăng vốn điều lệ  

- Quyết định tăng vốn điều lệ của chủ nhiệm HTX 

- Thông báo thay đổi vốn điều lệ HTX  

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

c) Thời hạn giải quyết:
-  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tăng vốn điều lệ HTX

g) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

118/ Thông báo giảm vốn điều lệ HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm vốn điều lệ HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX giảm vốn điều lệ tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lưpợng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX V/v giảm vốn điều lệ  

- Quyết định giảm vốn điều lệ của chủ nhiệm HTX  

- Thông báo giảm vốn điều lệ HTX 

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc) 

- Báo cáo tài chính được cơ quan thuế xác nhận
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức     
- TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- Thông báo giảm vốn điều lệ HTX
g) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 
h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận 
i) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

119/ Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đại diện pháp luật HTX 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện pháp luật HTX tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX V/v thay đổi người đại diện pháp luật   

- Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật của chủ nhiệm HTX  

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật HTX  

- CMND của người đại diện pháp luật mới ( bản sao hợp lệ )

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX (bản gốc) 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

120/ Thông báo giải thể HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giải thể HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT

Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thông báo giải thể HTX tại Sở KH&ĐT

b) Cách thức thực hiện:
-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX vv giải thể  HTX

- Quyết định giải thể HTX  của chủ nhiệm HTX  

- Thông báo giải thể HTX  

- Xác nhận của cơ quan quản lý thuế v/v HTX không nợ thế đối với nhà nước 

- Cam kết của HTX đối với các khoản nợ, nghĩa vụ của công ty đối với người lao động khi HTX giải thê’

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX  (bản gốc) 

- Đăng báo 03 kỳ v/v giải thể HTX  
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giải thể HTX
h) Phí, lệ phí: 
- Không  

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC:
-  Thông báo giải thể HTX

l)  Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

121/ Thông báo tạm ngưng hoạt động HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngưng hoạt động HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v tạm ngưng hoạt động HTX     

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v tạm ngưng hoạt động 

- Thông báo tạm ngưng hoạt động  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

c) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Đối tượng thực hiện TTHC : 
- Tổ chức           

e) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngưng hoạt động

f) Phí, lệ phí: 
- Không  

g) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

122/ đăng ký kinh doanh thành lập chi nhaùnh HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh HTX tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
d) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v thành lập chi nhánh 

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v thành lập chi nhánh  

- Quyết định bổ nhiệm chi nhánh trưởng

- CMND của chi nhánh trưởng (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX ( bản sao hợp lệ)

- Thông báo thành lập chi nhánh HTX 

- Điều lệ công ty 

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

e) Thời hạn giải quyết:  
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
f) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
g) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập chi nhánh HTX

i) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

- Giấy chứng nhận hoạt động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

123/ Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh HTX 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động HTX thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v thay đổi địa chỉ chi nhánh 

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v thay đổi địa chỉ chi nhánh  

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh HTX ( bản sao)

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc đối vối việc
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh HTX

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận hoạt động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

124/ Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh HTX   

- Quyết định của chủ  nhiệm HTX v/v bổ sung ngàh nghề kinh doanh của chi nhánh   

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh 

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động của chi nhánh (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
-  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hổ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh HTX

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận hoạt động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

125/ Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh HTX 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động HTX thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh HTX   

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v giảm ngành nghề kinh doanh của chi nhánh   

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh 

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động của chi nhánh (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hổ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC:

-  Tổ chức      
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm ngành nghề kinh doanh chi nhánh HTX
h) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận hoạt động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

126/ Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh HTX
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh HTX 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v thay đổi người đứng đầu chi nhánh HTX   

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v thay đổi người đứng đầu của chi nhánh   

- Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh 

- CNMD của người đứng đầu mới của chi nhánh (bản sao)

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động của chi nhánh (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hổ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh HTX

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận hoạt động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

127/ Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh HTX
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động chi nhánh HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận thông báo ngừng hoạt động tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v ngừng hoạt động chi nhánh HTX   

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v ngừng hoạt động chi nhánh   

- Thông báo ngừng hoạt động  

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động của chi nhánh (bản gốc )

- Đăng báo 03 kỳ v/v ngừng hoạt động chi nhán

- Xác nhận của cơ quan quản lý thuế v/v không nợ thuế nhà nước, cam kết với người lao động khi ngừng hoạt động

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC:

-  Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo ngừng hoạt động chi nhánh HTX
h) Phí, lệ phí: 

- Không  

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Thông báo ngừng họat động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?


- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

128/ Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v tạm ngừng hoạt động chi nhánh HTX   

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v tạm ngừng hoạt động chi nhánh   

- Thông báo tạm ngừng hoạt động  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức       
f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh HTX
g) Phí, lệ phí: 
- Không  

h) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

i) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

129/ đăng ký thành lập VPÑD HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập VPĐD HTX 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  VPĐD tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v thành lập VPĐD 

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v thành lập VPĐD   

- Quyết định bổ nhiệm trưởng VPĐD 

- CMND của trưởng VPĐD  (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX ( bản sao hợp lệ)

- Thông báo thành lập VPĐD 

- Điều lệ HTX  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập VPĐD HTX

h) Phí, lệ phí:
-  25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận hoạt động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

130/ đăng ký thay đổi địa chỉ VPÑD HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ  VPĐD HTX 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  VPĐD thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v thay đổi địa chỉ VPĐD 

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v thay đổi địa chỉ VPĐD   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bản gốc )

- Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết :
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ VPĐD HTX
h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận hoạt động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

131/ Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  VPĐD thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v thay đổi người đứng đầu VPĐD 

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v thay người đứng đầu VPĐD   

- CMND của ngừơi đứng đâu VPĐD mới (bản sao)

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bản gốc )

- Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi người đứng đầu VPĐD HTX

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận hoạt động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

132/ Thông báo ngừng hoạt động VPĐD HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động  VPĐD HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thông báo ngừng hoạt động  VPĐD thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v ngừng hoạt động VPĐD 

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v ngừng hoạt động VPĐD   

- Giấy chứng nhận ĐK hoạt động VPĐD ( bản gốc )

- Đăng báo 03 kỳ v/v ngừng hoạt động VPĐD 

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo ngừng hoạt động VPĐD HTX

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Thông báo ngừng họat động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?


- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

133/ Thông báo tạm ngừng hoạt động VPÑD của HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động  VPĐD HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v tạm ngừng hoạt động VPĐD 

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v tạm ngừng hoạt động VPĐD   
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Đối tượng thực hiện TTHC:
-  Tổ chức                                                                   

e) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tạm ngừng hoạt động VPĐD HTX
f) Phí, lệ phí: 

- Không 

g) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

________________________________________________________________

134/ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh HTX  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v thành lập địa điểm kinh doanh 

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v thành lập địa điểm kinh doanh   

- Quyết định bổ nhiệm người đứng dầu địa điểm kinh doanh 

- CMND của đứng đầu địa điểm kinh doanh (bản sao hợp lệ)

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX ( bản gốc hợp lệ)

- Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:  
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh HTX
h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?


- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

_________________________________________________________

135/ thông báo ngừng hoạt động điểm kinh doanh HTX 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo ngừng hoạt động  địa điểm kinh doanh HTX 

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ;

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản họp BCN HTX v/v ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh 

- Quyết định của chủ nhiệm HTX v/v ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh   

- Giấy chứng nhận ĐKKD HTX ( bản gốc hợp lệ)

- Thông báo ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh  

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức         
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo ngưng hoạt động địa điểm kinh doanh HTX 
h) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?


- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật HTX năm 2005

- Ngò định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
- Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 V/v ban hành hướng dẫn xây dựng - điều lệ HTX
- Nghị định 87/2008/NĐ-CP ngày 11/07/2005 về ĐKKD HTX
- Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại Nghị số 87/2008/NÑ-CP ngày 11/07/2005 về ÑKKD HTX
- Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

136/ đăng ký kinh doanh chuyển DNNN thành công ty công ty TNHH 01 thành viên  

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký chuyển công ty nhà nước thành công ty TNHH 01 TV là tổ chức  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định của cơ quan chủ quản công ty v/v chuyển công ty nhà nước thành Cty TNHH 01 thành viên

- Giấy đề nghị ĐKKD công ty TNHH 01 thành viên

- Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật 

- CMND của người đại diện pháp luật (bản sao hợp lệ)

- Chứng chỉ hành nghề (đối với kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề

- Điều lệ công ty được chủ sở hữu phê duyệt 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết;

- 05 ngày làm việc đối vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

- 10 ngày làm việc vối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH01 thành viên

h) Phí, lệ phí: 
- 210.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật DN năm 2005

+ Nghị định 88/2006/NÑ-CP ngày 29/08/2006  về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 139/2007/NÑ-CP ngày 05/09/2007  hướng dẫn chi  tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 
+ Nghị định 53/2007/NÑ-CP ngày 04/04/ 2007 Quy đđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư 
 Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
+ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự , thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP ngày ngày 29/08/2006  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
+ Nghị định 153/2007NÑ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
+ Quyết định 2038/QÑ-UBND ngày 01/10/2008 Ban hành quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự  Do – Hạnh Phúc
.................*******..................

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Phước
Tôi tên là( ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………….Nam/Nöõ: ……… chức danh:………………………………………………………………………………………………………

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ………………... Quốc tịch: …………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số : ……………………………………………………………………………………………………………………………
 Ngày cấp: ……../………/………… Cơ quan cấp:……….………………………………………………………………………………………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………………………………………
Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chổ ở hiên nay:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………
Fax: ………………………………………………………………………

Email:........................................………Website:..............................................……………

Đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài(nếu có):………………………………………………………………………………………
Tên công ty viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………………………………………
Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Sinh năm :………../…………../…………… Dân tộc: ………………... Quốc tịch: ……………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số : …………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ngày cấp: ……../………/………… Cơ quan cấp:……….……………………………………………………………………………………………
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):……………………………………………………………………
Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp:...../...../...... Cơ quan cấp:…………………………………………………………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………
Chổ ở hiên nay:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………
Fax: ……………………………………………………………

Email:........................................………Website:..............................................………………………………………

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:…………………………………………………………
Do:………………………………………………………. Cấp ngày:…………../…………./……………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………
Điện thoại:……………………………………………………..Fax:……….………………………………………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………… Website:……………………………………………………………………………………………… 

Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty):……………………………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………………………………………… Email:.........................................………….Website:.........................................................…………………… 

4.Ngành, nghề kinh doanh: 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Vốn đầu điều lệ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):………………………………………….
7. Tên, địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Tôi cam kết:

- Không thuôäc diện quy định tại khoản 2 và điều 13 của luật Doanh nghiệp. 

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

                                                                                    ………….., ngày ……… tháng ………  năm 200….

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)
 Kèm theo Giấy đề nghị                                                                   

Đăng ký kinh doanh:

-....................

-....................

137/ Thông báo thành lập chi nhánh DNNN 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh DNNN  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động DNNN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện:

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định thành lập chi nhánh DNNN 

- Thông báo thành lập chi nhánh DNNN  

- Giấy chứng nhận ĐKKD DNNN  (bản sao hợp lệ)

- Quyết định bổ nhiệm chi nhánh trưởng

- CMND của chi nhánh trưởng ( bản sao hợp lệ )

- Điều lệ công ty Nhà nước 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập chi nhánh DNNN

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận họat động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DNNN ngày 26/11/2003 
- Nghị định  180/2004/NÑ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
-  95/2006/NÑ-CP ngày 08/09/2006  của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 
- Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 Hướng dẫn trình tự , thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

- Thủ tục hành chính có tên gọi giống nhưng tên thủ tục hành chính của DNTN thì dùng mẫu đơn như vậy 
________________________________________________________

138/ Thông báo thành lập VPĐD DNNN 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thành lập VPĐD  DNNN  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD DNNN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định thành lập VPĐD DNNN 

- Thông báo thành lập VPĐD DNNN  

- Giấy chứng nhận ĐKKD DNNN  (bản sao hợp lệ)

- Quyết định bổ nhiệm trưởng VPĐD 

- CMND của trưởng VPĐD ( bản sao hợp lệ )

- Điều lệ công ty Nhà nước 
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thành lập VPĐD DNNN  

h) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận họat động 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật DNNN ngày 26/11/2003 
- Nghị định  180/2004/NÑ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
-  95/2006/NÑ-CP ngày 08/09/2006  của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 
- Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 Hướng dẫn trình tự , thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

139/ Thông báo thay đổi tên DNNN 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi tên   DNNN  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi tên DNNN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định thay đổi tên DNNN 

- Thông báo thay đổi tên DNNN  

- Giấy chứng nhận ĐKKD DNNN  (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức 
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi tên DNNN  

h) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DNNN ngày 26/11/2003 
- Nghị định  180/2004/NÑ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
-  95/2006/NÑ-CP ngày 08/09/2006  của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 
- Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 Hướng dẫn trình tự , thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

140/ Thông báo tăng vốn điều lệ DNNN 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo tăng vốn điều lệ   DNNN  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi tên DNNN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần s61 Lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định tăng vốn điều lệ DNNN 

- Thông báo tăng vốn điều lệ DNNN  

- Giấy chứng nhận ĐKKD DNNN  (bản gốc )
b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc

d) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức                                                                   

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo tăng vốn điều lệ DNNN  
g) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận
i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật DNNN ngày 26/11/2003 
- Nghị định  180/2004/NÑ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
-  95/2006/NÑ-CP ngày 08/09/2006  của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 
- Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 Hướng dẫn trình tự , thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

141/ Thông báo giảm vốn điều lệ DNNN 
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giảm vốn điều lệ   DNNN  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi tên DNNN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
- Thành phần số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định giảm vốn điều lệ DNNN 

- Thông báo giảm vốn điều lệ DNNN  

- Giấy chứng nhận ĐKKD DNNN  (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

c) Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc
d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giảm vốn điều lệ DNNN  

g) Phí, lệ phí: 
- 25.000 đồng 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy chứng nhận

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DNNN ngày 26/11/2003 
- Nghị định  180/2004/NÑ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
-  95/2006/NÑ-CP ngày 08/09/2006  của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 
- Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 Hướng dẫn trình tự , thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

142/ Thông báo thay đổi trụ sở  DNNN 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở   DNNN  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi DNNN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở DNNN 

- Thông báo thay đổi địa chỉ DNNN  

- Giấy chứng nhận ĐKKD DNNN  (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
- 05 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức       
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo thay đổi địa chỉ DNNN  
h) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

-  Giấy chứng nhận
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DNNN ngày 26/11/2003 
- Nghị định  180/2004/NÑ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
-  95/2006/NÑ-CP ngày 08/09/2006  của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 
- Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 Hướng dẫn trình tự , thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

142/ Thông báo bổ sung ngành nghề DNNN 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo bổ sung ngành nghề  DNNN  

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi  DNNN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định  bổ sung ngành nghề DNNN 

- Thông báo bổ sung ngành nghề DNNN  

- Giấy chứng nhận ĐKKD DNNN  (bản gốc )

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo bổ sung ngành nghề DNNN  
h) Phí, lệ phí: 

- 25.000 đồng 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật DNNN ngày 26/11/2003 
- Nghị định  180/2004/NÑ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
-  95/2006/NÑ-CP ngày 08/09/2006  của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 
- Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 Hướng dẫn trình tự , thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

144/ Thông báo giải thể DNNN 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến tại Sở KH&ĐT hoặc điện thoại để được hướng dẫn hồ sơ thông báo giải thể công ty nhà nước   

Bước 2: Cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
Bước 3: Cá nhân, tổ chức đến nhận Thông báo giải thể  DNNN tại Sở KH&ĐT
b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định giải thể DNNN 

- Thông báo giải thể DNNN  

- Giấy chứng nhận ĐKKD DNNN  (bản gốc )

- Phương án giải thể DNNN được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Đăng báo 03 kỳ v/v giải thể công ty nhà nước

b) Số lượng hồ sơ:      01                     (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo kỳ cuối

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KH&ĐT

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Thông báo giải thể DNNN  
h) Phí, lệ phí: 
- Không  

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Thông báo giải thể 
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DNNN ngày 26/11/2003 
- Nghị định  180/2004/NÑ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước
-  95/2006/NÑ-CP ngày 08/09/2006  của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 
- Thông tư 04/2005/TT-BKH ngày 17/08/2005 Hướng dẫn trình tự , thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước 
+ Quyết định số 567/QĐ- UBND ngày 24/03/2008 của UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

II/ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ NƯỚC NGÒAI :

1/ Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện đăng ký đầu tư

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a)Thành phần, bao gồm:

- Bản đăng ký đầu tư.

- Bản sao GCNĐT  của chủ đầu tư của chủ đầu tư. 

- Quyết định của chủ đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

- Báo cáo năng lực tài chính.

- Văn bản thuận chủ trương của UBND tỉnh (Đối với những dự án xin thuê đất thực hiện dự án).

b) Số lượng hồ sơ:      02                 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đầu tư.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký đầu tư.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


____________________________________________________________
2/ Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT gửi hồ sơ lấy ý kiến các ngành liên quan (Nếu xét thấy cần thiết).

Bước 4: Sở KH&ĐT tổng hợp ý kiến của các ngành, lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ :

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký đầu tư.

- Bản sao GCNĐT của chủ đầu tư.

- Quyết định của chủ đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư. 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

- Báo cáo năng lực tài chính.

- Bản giải trình về kinh tế kỹ thuật của dự án đầu tư gồm các nội dung: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ, môi trường.

b) Số lượng hồ sơ:  08  (bộ).

d) Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày; trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 45 này kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành, bộ ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?:

- Bản đăng ký đầu tư.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




3/ Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT gửi hồ sơ lấy ý kiến các ngành liên quan (Nếu xét thấy cần thiết).

Bước 4: Sở KH&ĐT tổng hợp ý kiến của các ngành, lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký đầu tư.

- Bản sao GCNĐT của chủ đầu tư. 

- Quyết định của chủ đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư. 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

- Báo cáo năng lực tài chính.

- Bản giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng.

b) Số lượng hồ sơ:  08  (bộ).

d) Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày; trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 45 này kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành, bộ ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
Cá nhân , Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký đầu tư.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


_____________________________________________________________________

4/ Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT gửi hồ sơ lấy ý kiến các ngành liên quan.

Bước 4: Sở KH&ĐT tổng hợp ý kiến của các ngành, lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký đầu tư.

- Bản sao GCNĐT của chủ đầu tư. 

- Quyết định của chủ đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư. 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

- Báo cáo năng lực tài chính.

- Bản giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 

- Bản giải trình về kinh tế kỹ thuật của dự án đầu tư gồm các nội dung: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án,nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ, môi trường.

b) Số lượng hồ sơ:  08  (bộ).
d) Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày; trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 45 này kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành, bộ ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký đầu tư.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




5/ Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chình phủ.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT, tham mưu UBND tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan.

Bước 4: Sở KH&ĐT tổng hợp ý kiến của các Bộ, Ngành, tham mưu UBND tỉnh lập báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bước 5: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 6: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký đầu tư.

- Bản sao GCNĐT của chủ đầu tư.  

- Quyết định của chủ đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư. 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

- Báo cáo năng lực tài chính.

- Bản giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 

- Bản giải trình về kinh tế kỹ thuật của dự án đầu tư gồm các nội dung: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án,nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ, môi trường.

b) Số lượng hồ sơ:  10  (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 

- 30 ngày; trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 45 này kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT, UBND tỉnh.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành, bộ ngành liên quan.

f)  Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký đầu tư.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




6/ Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT gửi hồ sơ lấy ý kiến các ngành liên quan (Nếu xét thấy cần thiết).

Bước 4: Sở KH&ĐT tổng hợp ý kiến của các ngành, lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

d)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Hồ sơ đăng ký đầu tư gồm:

- Bản đăng ký đầu tư.

- Báo cáo năng lực tài chính.

- Bản giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 

- Bản giải trình về kinh tế kỹ thuật của dự án đầu tư gồm các nội dung: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ, môi trường.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

- Bản sao GCNĐT của chủ đầu tư.  

- Biên bản họp HĐTV, HĐQT, Quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập Chi nhánh thực hiện dự án đầu tư.

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

- Bản Photo CMND, hộ chiếu người đứng đầu chi nhánh.

- Điều lệ công ty mẹ (Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).

- Chứng chỉ hành nghề  (đối với kinh doanh những ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ:  02  (bộ) đối với đăng ký đầu tư; 08 bộ đối với thẩm tra đầu tư.

e) Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày đối với đăng ký đầu tư; 30 ngày; trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 45 này kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành, bộ ngành liên quan.

g) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký đầu tư.

i) Phí, lệ phí: 
- Không 
k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

l) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


_______________________________________________________
7/ Thành lập doanh nghiệp gắn với cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp đăng ký đầu tư), gửi hồ sơ lấy ý kiến các ngành liên quan (Nếu thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư).

Bước 4: Sở KH&ĐT tổng hợp ý kiến của các ngành, lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Hồ sơ đăng ký đầu tư gồm: Hồ sơ tương ứng với các trường hợp đăng ký đầu tư, thẩm tra cấp GCNĐT.

- Bản đăng ký đầu tư.

- Báo cáo năng lực tài chính.

- Bản giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 

- Bản giải trình về kinh tế kỹ thuật của dự án đầu tư gồm các nội dung: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ, môi trường.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh: Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp được thành lập.

- Bản sao GCNĐT của chủ đầu tư (Đối với trường hợp chủ đầu tư là tổ chức).

- Biên bản họp HĐTV, HĐQT, Quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư (Đối với trường hợp chủ đầu tư là tổ chức)

- Danh sách thành viên, danh sách người đại diện theo ủy quyền tương ứng với loại hình doanh nghiệp thành lập.

- Bản Photo CMND, hộ chiếu của thành viên.

- Điều lệ công ty (Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).

- Chứng chỉ hành nghề  (đối với kinh doanh những ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề).

b) Số lượng hồ sơ:  02  (bộ) đối với đăng ký đầu tư; 08 bộ đối với thẩm tra đầu tư.

d) Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày đối với đăng ký đầu tư; 30 ngày; trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 45 này kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành, bộ ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Cá nhân, tổ chức 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký đầu tư, danh sách thành viên.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


___________________________________________________________
8/ Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh. 

Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

- Bản sao GCNĐT đầu tư. 

- Bản sửa đổi bổ sung hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ:  02  (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc.

e) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

g) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Cá nhân, tổ chức 

h) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

i) Phí, lệ phí: 
- Không 
k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


___________________________________________________________
9/ Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT gửi hồ sơ lấy ý kiến các ngành liên quan (Nếu xét thấy cần thiết).

Bước 4: Sở KH&ĐT tổng hợp ý kiến của các ngành, lập báo cáo thẩm tra trình
UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.  

Bước 5: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

- Bản sao GCNĐT đầu tư. 

- Bản sửa đổi bổ sung hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

- Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.

b) Số lượng hồ sơ:  08 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày; trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 45 này kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành, bộ ngành liên quan.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức, cá nhân 

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

- Phí, lệ phí: - Không 
h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư                                                ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


________________________________________________________

10/ Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

Cách thức thực hiện:

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
b) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.

- Bản sao GCNĐT đầu tư. 

- Bản sửa đổi bổ sung hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.  

c) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc. .

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ngành, bộ ngành liên quan.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Cá nhân, tổ chức 

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.

g) Phí, lệ phí: 
- Không 
h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


___________________________________________________________
11/ Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để nộp hồ sơ xin tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư. 

Bước 2: Trường hợp Sở KH&ĐT không chấp thuận phải có văn bản trả lời trong vòng 15 ngày.

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản xin tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư trong đó nêu lý do và thời hạn tạm ngừng.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức  

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- văn bản chấp thuận                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.

____________________________________________________________________
12/ Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để nộp hồ sơ xin giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư. 

Bước 2: Trường hợp Sở KH&ĐT không chấp thuận phải có văn bản trả lời trong vòng 15 ngày.

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản xin giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong đó nêu lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- văn bản chấp thuận                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.

________________________________________________________________
13/ Chuyển nhượng dự án đầu tư.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  chuyển nhượng dự án đầu tư (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư.

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án.

- Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng.

- Báo cáo tình hình hoạt động của dự án.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 
- 10 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.
14/ Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ  xin chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Nếu có nhu cầu
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT hoặc Sở KH&ĐT căn cứ vào bản án, quyết định của tòa án, trọng tài để trình UBND tỉnh ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

Bước 3: Sở KH&ĐT gửi thông báo cho nhà đầu tư và các ngành liên quan.

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án của nhà đầu tư.

- Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 
- 10 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
- Phí, lệ phí:  - Không 
h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- quyết định hành chính              

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.

_______________________________________________________________
15/ Thanh lý dự án đầu tư.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ thanh lý dự án đầu tư  (Nếu có nhu cầu
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án, thanh lý dự án.

- Thông báo về việc thanh lý dự án.

- Báo cáo về việc thanh lý dự án.

- Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.  
d) Thời hạn giải quyết: 

- 10 ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- quyết định hành chính              

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005
- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.

________________________________________________________________
16/ Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để nộp báo cáo hoạt động của dự án đầu tư. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết:  
- 10 ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức     

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Giấy biên nhận.

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?


- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

_______________________________________________________________
17/ Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký lại.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ;

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư.

- Bản sao GCNĐT và các GCNĐC.

- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp.

- Các giấy tờ liên quan đến việc yêu cầu điều chỉnh các nội dung về Đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh kết hợp với đăng ký lại).

b) Số lượng hồ sơ:  02  (bộ).

d) Thời hạn giải quyết  : 
- 15 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC;

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC; 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006.

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

	[01]
	    Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư  với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:             ; Diện tích đất sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động của dự án: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


III. Các nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                        ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


___________________________________________________________
18/ Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

a) Trình tự thực hiện;

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký lại.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký đổi GCNĐT do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký. 

- Bản sao GCNĐT và các GCNĐC.

- Các giấy tờ liên quan đến việc yêu cầu điều chỉnh (Nếu các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh kết hợp với đổi Giấy chứng nhận đầu tư).

b) Số lượng hồ sơ:  02  (bộ).

d) Thời hạn giải quyết; 
- 07 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký lại đổi Giấy chứng nhận đầu tư.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006.

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

	[01]
	Kính gửi:

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Đăng ký lại dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18] 
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Các nhà đầu tư cam kết: 

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


_____________________________________________________________
19/ Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty TNHH một thành viên

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký lại.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Bản sao GCNĐT và các GCNĐC.

- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp.

- Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài.

- Các giấy tờ liên quan đến việc yêu cầu điều chỉnh các nội dung về Đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh kết hợp với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).

b) Số lượng hồ sơ:  02  (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 
- 30 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?:

- Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i)  Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006.

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

	[01]
	Kính gửi:

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	II. Đăng ký lại dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18] 
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Các nhà đầu tư cam kết: 

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


_____________________________________________________________
20/ Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký lại.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Bản sao GCNĐT và các GCNĐC.

- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp.

- Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài.

- Các giấy tờ liên quan đến việc yêu cầu điều chỉnh các nội dung về Đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh kết hợp với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).

b) Số lượng hồ sơ:  02  (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 
- 30 ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006.

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	    Kính gửi: 

	[02]
	Các Bên hợp doanh :

	Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:             ; Diện tích đất sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động của dự án: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[19]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


 8. Các nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


_____________________________________________________________________

21/ Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến Sở KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp (Nếu có nhu cầu).

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT.

Bước 3: Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký lại.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT.  

b) Cách thức thực hiện:

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc gửi hồ sơ quan đường bưu điện
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Bản sao GCNĐT và các GCNĐC.

- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật về doanh nghiệp.

- Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hội đồng quản trị doanh nghiệp, đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài.

- Các giấy tờ liên quan đến việc yêu cầu điều chỉnh các nội dung về Đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư (Nếu doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh kết hợp với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).

b) Số lượng hồ sơ:  02  (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 
- 30 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- giấy chứng nhận                       

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật DN và Luật đầu tư năm 2005

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006.

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


_____________________________________________________________________

III/ LĨNH VỰC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 

1/ Văn bản thuận chủ trương của UBND tỉnh Bình Phước
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Văn phòng sở: Tiếp nhận văn bản đề nghị chủ trương .

Bước 2:  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư: 

- Chuẩn bị hồ sơ họp tổ tư vấn đầu tư (trường hợp từ 2 hoặc 3 hồ sơ trở lên).

- Trình ban giám đốc sở (trường hợp 01 hồ sơ).

Bước 3:  Tổ tư vấn đầu tư: 

- Họp tổ tư vấn đầu tư xem xét chủ trương đầu tư.

- Lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần).

Bước 4:  Thư ký Tổ tư vấn đầu tư: Tổng hợp kết quả cuộc họp, ý kiến và dự thảo báo cáo kết quả cuộc họp.

Bước 5: Ban Giám đốc duyệt báo cáo kết quả cuộc họp.

Bước 6: Văn phòng Sở: đóng dấu và trình báo cáo đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện:

* Văn phòng sở:

- Tiếp nhận văn bản đề nghị chủ trương đầu tư thông qua:

+ Nhận chuyển giao từ UBND tỉnh.

+ Chủ đầu tư gởi trực tiếp tại văn phòng sở.

+ Chủ đầu tư gởi thông qua đường bưu điện.

- Văn phòng sở tiếp nhận, đóng dấu văn bản đến, trình gián đốc sở đồng thời chuyển 01 bản photo đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư để xử lý.

* Trung tâm Xúc tiến Đầu tư:

- Xem xét sơ bộ nội dung văn bản đề nghị chủ trương đầu tư.

- Xem xét năng lực tài chính, nhân sự của chủ đầu tư.

- Chuẩn bị nội dung cuộc họp tổ tư vấn đầu tư (theo định kỳ thứ 2 hàng tuần).

- Liên hệ với chủ đầu tư trong trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ thông tin.

- Trường hợp trong tuần chỉ phát sinh 01 hoặc 02 trường hợp mà không thu xếp được lịch họp Tổ tư vấn đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Trung tâm xúc tiến đầu tư trình hồ sơ đến Ban giám đốc xem xét để có ý kiến trình UBND tỉnh.

- Trường hợp lĩnh vực đầu tư phải lấy ý kiến các cấp liên quan, trung tâm xúc tiến đầu tư tham mưu cho Ban giám đốc Sở ra văn bản hỏi ý kiến cấp liên quan, đồng thời thông báo cho chủ đầu tư để biết.

* Tổ tư vấn đầu tư:

- Họp xét đề nghị chủ trương đầu tư.

- Xem xét về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch và phát triển ngành, các điều kiện liên quan đến ngành nghề dự kiến liên quan đến ngành nghề dự kiến đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của chủ đẩu tư.

- Xem xét năng lực tài chính nhân sự  (nếu cần).

- Xem xét ý kiến của các cấp có liên quan (nếu có).

- Kết luận cuộc họp và lập báo cáo cuộc họp tổ tư vấn đầu tư.

* Thư ký Tổ tư vấn:

- Tổng hợp báo cáo cuộc họp tổ tư vấn.

- Trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

* Lãnh đạo Sở/ Tổ phó tổ tư vấn:

- Xem xét và ký báo cáo cuộc họp tổ tư vấn hoặc văn bản đề xuất chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư (trường hợp không thông qua tổ tư vấn)

- Chuyển văn phòng Sở trình UBND tỉnh.

* Văn phòng Sở:

- Đóng dấu và trình báo cáo đến UBND tỉnh.

c) Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình, trong đó nêu rõ:

+ Mục tiêu dự án;

+ Hình thức dự án;

+ Địa điểm đầu tư và nhu cầu đất thực hiện dự án;

+ Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Báo cáo năng lực tài chính và nhân sự của công ty.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết

-  Tại văn phòng Sở: ½ ngày.

-  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư: 02 ngày.

-  Tổ tư vấn đầu tư: định kỳ ngày thứ 2 hàng tuần hoặc ngày kế tiếp thích hợp.

-  Thư ký tổ tư vấn: 01 ngày sau khi họp tổ tư vấn hoặc lấy ý kiến trực tiếp.

-  Lãnh đạo Sở/ Tổ phó Tổ tư vấn và văn phòng sở: 1.5 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Phước.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

- Sở Tài chính.

- Sở Công thương.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Nông nghịêp và Phát triển Nông thôn.

- Sở Giao thông Vận tải.

- Sở Xây dựng.

- Sở Y tế.

f) Đối tượng thực hiện TTHC:

- Cá nhân                                                               
- Tổ chức           

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- Không     

h) Phí, lệ phí

- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC            

        - văn bản chấp thuận                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

             - Luật số 59/2005/QH11 ngày 12/12/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006.

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ.

- Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 22/2/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về ban hành thủ tục, trình tự đầu tư và cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

_______________________________________________________________ 

IV/ LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN
1/ Thẩm định chủ trương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt  

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí CBĐT  xây dựng công trình. 

- Hồ sơ và dự toán chi phí CBĐT. 

- Quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan. 

- Các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền ( nếu có)

- Quyết định giao đất xây dựng. 

- các tài liệu, văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan. 

b) Số lượng hồ sơ:    2 bộ  

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC; 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Tờ trình

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC;

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

- Nghị định số 16/2005/NÑ -CP ngày 07/02/2005 V/v dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Nghị định số 112/2006/NÑ-CP ngày 29/09/2006 v/v sửa đổi bổ sung Nghị định số 16/2005/NÑ -CP ngày 07/02/2005 V/v dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 ;

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
2/ Thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt  

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí CBĐT  xây dựng công trình. 

- Hồ sơ và dự toán chi phí CBĐT. 

- Quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan. 

- Văn bản thuận chủ trương .

- Quyết định giao đất xây dựng. 

- các tài liệu, văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan. 

b) Số lượng hồ sơ:    2 bộ  

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:
-  Tờ trình 

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

- Nghị định số 16/2005/NÑ -CP ngày 07/02/2005 V/v dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Nghị định số 112/2006/NÑ-CP ngày 29/09/2006 v/v sửa đổi bổ sung Nghị định số 16/2005/NÑ -CP ngày 07/02/2005 V/v dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 ;

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
3/ Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư  <1 tỷ đồng 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở KHĐT ra quyết định phê duyệt báo cáo KTKT 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình. 

- Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công ( trong trường hợp Chủ đầu tư đã thực hiện thẩm định TKBVTC). 

- Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí CBĐT của cấp có thẩm quyền . 

- Hồ sơ dự án. 

- Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của cấp thẩm quyền liên quan đến dự án. 

 - các tài liệu, văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan đến dự án. 

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( đối với dự án; các văn bản còn lại 2 bộ)

d) Thời hạn giải quyết; 
- 13 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí: 
- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- tờ trình  

k)Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

- Nghị định số 16/2005/NÑ -CP ngày 07/02/2005 V/v dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Nghị định số 112/2006/NÑ-CP ngày 29/09/2006 v/v sửa đổi bổ sung Nghị định số 16/2005/NÑ -CP ngày 07/02/2005 V/v dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 ;

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng
4/ Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư  >1 tỷ đồng 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt  dự án 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Kết quả thẩm, định thiết kế cơ sơ hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ( trong trường hợp Chủ đầu tư đã thực hiện thẩm định TKCS, TKBVTC). 

- Văn bản phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí CBĐT của cấp có thầm quyền . 

- Hồ sơ dự án. 

- Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của cấp thẩm quyền liên quan đến dự án. 

 - các tài liệu, văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan đến dự án. 

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( đối với dự án; các văn bản còn lại 2 bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- tờ trình

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

- Nghị định số 16/2005/NÑ -CP ngày 07/02/2005 V/v dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Nghị định số 112/2006/NÑ-CP ngày 29/09/2006 v/v sửa đổi bổ sung Nghị định số 16/2005/NÑ -CP ngày 07/02/2005 V/v dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 ;

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007  
5/ Thẩm định báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị, hàng hoá có tổng mức đầu tư  <1 tỷ đồng
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở ra Quyết định phê duyệt  dự án 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt dự án. 

- Văn bản phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí CBĐT của cấp có thầm quyền . 

- Hồ sơ dự án. 

- Thông báo giá của các cơ quan tổ chức 

- Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của cấp thẩm quyền liên quan đến dự án. 

 - các tài liệu, văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan đến dự án. 

b) Số lượng hồ sơ:   7 bộ ( đối với dự án; các văn bản còn lại 2 bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 13 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức       
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí: 
- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định  
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và - Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003; 

- Thông tư 06/TT-BKH ngày 24/11/1999 hướng dẫn nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự  án đầu tư và báo cáo đầu tư đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 và Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003.
6/ Thẩm định báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị, hàng hoá có tổng mức đầu tư  >1 tỷ đồng 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt  dự án 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt dự án. 

- Văn bản phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí CBĐT của cấp có thầm quyền . 

- Hồ sơ dự án. 

- Thông báo giá của các cơ quan tổ chức 

- Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của cấp thẩm quyền liên quan đến dự án. 

 - các tài liệu, văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan đến dự án. 

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( đối với dự án; các văn bản còn lại 2 bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
-  20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí: 
- Không 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- tờ trình

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và - Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003; 

- Thông tư 06/TT-BKH ngày 24/11/1999 hướng dẫn nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự  án đầu tư và báo cáo đầu tư đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 và Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003.

7/ Thẩm định điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình  

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt  dự án 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Văn bản của cấp có thầm quyền có liên quan đền việc điều chỉnh(chủ trương phát sinh, thay đổi các vấn đề liên quan đến dự án). 

- báo cáo giám sát đánh giá đầu tư . 

- Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của cấp thẩm quyền liên quan đến dự án. 

 - các tài liệu, văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan đến dự án. 

b) Số lượng hồ sơ:    2 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức  

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- tờ trình

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 ;

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 

- Thông tư 03/2003/TT-BKH ngày 19/05/2003  hướng dẫn công tác giám sát, đầu tư
8/ Thẩm định điều chỉnh báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị, hàng hoá 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt  dự án 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án. 

- Văn bản của cấp có thầm quyền có liên quan đền việc điều chỉnh(chủ trương phát sinh, thay đổi các vấn đề liên quan đến dự án). 

- báo cáo giám sát đánh giá đầu tư . 

 - các tài liệu, văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan đến dự án. 

b) Số lượng hồ sơ:    02 bộ

d) Thời hạn giải quyết:
- 15 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:
-  tờ trình

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 về quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003; 

- Thông tư 06/TT-BKH ngày 24/11/1999 hướng dẫn nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự  án đầu tư và báo cáo đầu tư đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 và Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003. 

- Thông tư 03/2003/TT-BKH ngày 19/05/2003 hướng dẫn công tác giám sát, đầu tư

09/ Thẩm định gia hạn thời gian thực hiện dự án

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt  dự án 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện;
-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. 

- báo cáo giám sát đánh giá đầu tư . 

- Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của cấp thẩm quyền liên quan đến dự án. 

 - các tài liệu, văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan đến dự án. 

b) Số lượng hồ sơ:    2 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- tờ trình

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 16/11/2003

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 ;

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Thông tư 03/2003/TT-BKH ngày 19/05/2003  hướng dẫn công tác giám sát, đầu tư 
_________________________________________________________

10/ Thẩm định kế hoạch đầu thầu 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu . 

- Kế hoạch đấu thầu . 

- Quyết định phê duyệt dự án. 

- Quyết định phê duyệt TKBVTC – DT. 

- các văn bản chi đạo, thông báo kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan 

b) Số lượng hồ sơ:    2 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

- Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu
___________________________________________________________

11/ Thẩm định điều chỉnh kế hoạch đầu thầu 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt  triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu . 

- Kế hoạch đấu thầu cần điều chỉnh. 

- Quyết định phê duyệt dự án. 

- Quyết định phê duyệt TKBVTC – DT. 

- các văn bản chi đạo, thông báo kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan 

b) Số lượng hồ sơ:    2 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí:
- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng

- Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

12/ Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu. 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt HSMT triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Kế hoạch đấu thầu được duyệt. 

- Trang thông tin đăng báo đấu thầu kế hoạch đấu thầu của dự án ( Đối với dự án có tổng mức đầu tư >=5 tỷ đồng). 

- Quyết định phê duyệt dự án.

- Hồ sơ mời thầu. 

- Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị phê duyệt HSMT. 

- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( đối với HSMT; các loại khác 02 bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC:
-  Tổ chức        
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí: 
- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng

13/Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hoá

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu. 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt HSMT triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Kế hoạch đấu thầu được duyệt. 

- Trang thông tin đăng báo đấu thầu kế hoạch đấu thầu của dự án ( Đối với dự án có tổng mức đầu tư >=5 tỷ đồng). 

- Quyết định phê duyệt dự án.

- Hồ sơ mời thầu. 

- Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị phê duyệt HSMT. 

- Quyết định phê duyệt dự toán. 

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( đối với HSMT; các loại khác 02 bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí: 
- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng

- Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/09/2008 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá 

14/Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu. 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt HSMT triển khai thực hiện.:

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Kế hoạch đấu thầu được duyệt. 

- Trang thông tin đăng báo đấu thầu kế hoạch đấu thầu của dự án ( Đối với dự án có tổng mức đầu tư >=5 tỷ đồng). 

- Quyết định phê duyệt dự án.

- Hồ sơ mời thầu. 

- Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị phê duyệt HSMT. 

- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. 

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( đối với HSMT; các loại khác 02 bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức      
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí: 
- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng

- Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/06/2008 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp. 

- Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ

- Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/09/2008 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá 
15/ Thẩm định điều chỉnh nội dung hồ sơ mời thầu

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu. 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt HSMT triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Hồ sơ mời thầu cần điều chỉnh . 

- Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh HSMT. 

b) Số lượng hồ sơ:    2 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

- Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/06/2008 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp. 

- Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ
- Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/09/2008 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
16/ Thẩm định Kết quả đấu thầu  

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của gói thầu. 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt HSMT triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu. 

- Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu. 

- Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư.

- Hồ sơ mời thầu. 

- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp. 

- Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. 

- Văn bản phê duyệt các nội dung trong quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu ( quyết định của chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật; quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.)

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( đối với báo cáo ĐGHSDT, các văn bản còn lại 2 bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức  
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí: 
- Không 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định
l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng

- Quyết định số 1121/QĐ-BKH ngày 03/09/2008 ban hành mẫu báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp. 

- Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/08/2008 ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

17/ Thẩm định Kết quả chỉ định thầu

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của gói thầu. 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt HSMT triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu . 

- Hồ sơ yêu cầu, quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư . 

- Báo cáo kết quả chỉ định thầu. 

- Hồ sơ đề xuất của nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu. 

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( đối với báo cáo ĐGHSDT, các văn bản còn lại 2 bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng

_____________________________________________________________________
18/ Thẩm định Kết quả chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá  (đối với gói thầu có giá >= 1 tỷ đồng) 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của gói thầu. 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt HSMT triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá. 

- Hồ sơ yêu cầu chào hàng, quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng của chủ đầu tư . 

- Thông báo mời chào hàng được đăng tải trên báo đấu thầu. 

- Báo cáo kết quả chào hàng. 

- Hồ sơ báo giá của các nhà thầu dự chào hàng. 

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( đối với báo cáo kết quả chào hàng, các văn bản còn lại 2 bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức  
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí: 
- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng

- Quyết định số 1121/QĐ-BKH ngày 03/09/2008 ban hành mẫu báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp

19/ Thẩm định Kết quả mua sắm trực tiếp

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp. 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt HSMT triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp. 

- Hồ sơ yêu cầu, quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư . 

- Hồ sơ đề xuất của nhà thầu. 

- Báo cáo kết quả mua sắm trực tiếp. 

- Kế hoạch đấu thầu được duyệt.

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( chỉ đối với báo cáo kết quả chào hàng, các văn bản còn lại 2 bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức        
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí: 
- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11
- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

- Quyết định số 1121/QĐ-BKH ngày 03/09/2008 ban hành mẫu báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp

20/Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ. 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu. 

Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào quyết định UBND tỉnh phê duyệt HSMT triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Kế hoạch đấu thầu được duyệt. 

- Trang thông tin đăng báo đấu thầu kế hoạch đấu thầu của dự án ( Đối với dự án có tổng mức đầu tư >=5 tỷ đồng). 

- Quyết định phê duyệt dự án.

- Hồ sơ mời thầu. 

- Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị phê duyệt HSMT. 

- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. 

b) Số lượng hồ sơ:    7 bộ ( đối với HSMT; các loại khác 02 bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- báo cáo thẩm định

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng
- Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ

21/ Thẩm định và trình Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư dự án quy hoạch gửi hồ sơ dự án quy hoạch để lấy ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan. 

Bước 2: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định (có ít nhất 07 người, trong đó có chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 thư ký, 2 uỷ viên làm nhiệm vụ phản biện) bao gồm các thành viên sau:

 -Đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh;

-Đại diện các Sở, ban ngành có liên quan;

-Đại diện các nhà khoa học;

-Và có thể mời đại diện của một số Bộ, ngành Trung ương.

Bước 3: Sau khi có ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan (ở bước 1) hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp để đánh giá thẩm định quy hoạch.

Bước 4: Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định để UBND tỉnh làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện: 

- Tiếp nhận và thực hiện theo cơ chế “một cửa”

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm: (Theo Điều 32 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP)

 1. Tờ trình của cơ quan có thẩm quyền đề nghị phê duyệt quy hoạch. 
2. Báo cáo quy hoạch theo nội dung quy định gồm: báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lập theo nội dung quy định; các báo cáo chuyên đề, các phụ lục kèm theo; hệ thống bản đồ quy hoạch. 
3. Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình duyệt. 
Hồ sơ cơ quan thẩm định trình, gồm:  
1. Báo cáo thẩm định. 
2. Các văn bản (bản sao) về ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương  liên quan, của các nhà khoa học và các chuyên gia phản biện. 
3. Dự thảo quyết định phê duyệt. 
4. Số bộ hồ sơ: - Quy định hiện hành không quy định.

d) Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất là 07 ngày kể từ  khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch, cơ quan thẩm định dự án quy hoạch phải có thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đề nghị thẩm định nếu hồ sơ đề nghị thẩm định còn thiếu sót.

- Thời gian thẩm định của dự án quy hoạch là 45 ngày kể từ ngày Cơ quan nhận Hồ sơ thẩm định hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan trình phê duyệt: UBND tỉnh trình Bộ KHĐT thẩm định trình TTCP phê duyệt.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành liên quan; Hội đồng thẩm định

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí:

Theo Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- phê duyệt                                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; Nghị định số  04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH

- Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT.

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính Phủ quy định bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

________________________________________________________________
22/ Thẩm định và trình Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư dự án quy hoạch gửi hồ sơ dự án quy hoạch để lấy ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan. 

Bước 2: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định (có ít nhất 07 người, trong đó có chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 thư ký, 2 uỷ viên làm nhiệm vụ phản biện) bao gồm các thành viên sau:

 -Đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh;

-Đại diện các Sở, ban ngành có liên quan;

-Đại diện các nhà khoa học;

-Và có thể mời đại diện của một số Bộ, ngành Trung ương.

Bước 3: Sau khi có ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan (ở bước 1) hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp để đánh giá thẩm định quy hoạch.

Bước 4: Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định để UBND tỉnh làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện: 
- Tiếp nhận và thực hiện theo cơ chế “một cửa”

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm: (Theo Điều 32 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP)

 1. Tờ trình của cơ quan có thẩm quyền đề nghị phê duyệt quy hoạch. 
2. Báo cáo quy hoạch theo nội dung quy định gồm: báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lập theo nội dung quy định; các báo cáo chuyên đề, các phụ lục kèm theo; hệ thống bản đồ quy hoạch. 
3. Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình duyệt. 
Hồ sơ cơ quan thẩm định trình, gồm:  
1. Báo cáo thẩm định. 
2. Các văn bản (bản sao) về ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương  liên quan, của các nhà khoa học và các chuyên gia phản biện. 
3. Dự thảo quyết định phê duyệt. 
4. Số bộ hồ sơ: Quy định hiện hành không quy định

d) Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất là 07 ngày kể từ  khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch, cơ quan thẩm định dự án quy hoạch phải có thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đề nghị thẩm định nếu hồ sơ đề nghị thẩm định còn thiếu sót.

- Thời gian thẩm định của dự án quy hoạch là 45 ngày kể từ ngày Cơ quan nhận Hồ sơ thẩm định hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan trình phê duyệt: UBND tỉnh trình Bộ KHĐT thẩm định trình TTCP phê duyệt.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành liên quan; Hội đồng thẩm định

f) Đối tượng thực hiện TTHC:
-  Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí:

- Theo Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- phê duyệt                                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; Nghị định số  04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH

- Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT.

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính Phủ quy định bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

23/ Thẩm định và trình Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư dự án quy hoạch gửi hồ sơ dự án quy hoạch để lấy ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Sở, ngành và địa phương có liên quan. 

Bước 2: UBND huyện phối hợp với Sở KHĐT thống nhất danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định  trình UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định (có ít nhất 05 người, trong đó có 1 đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, 1 Đồng chí đại diện cho các Sở, ban, ngành có liên quan, 1 đại diện lãnh đạo UBND huyện, 2 uỷ viên làm nhiệm vụ phản biện) bao gồm các thành viên sau:

 -Đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh;

-Đại diện các Sở, ban ngành có liên quan;

-Đồng chí lãnh đạo UBND huyện;

-Đại diện các nhà khoa học;

-Và có thể mời đại diện của một số Sở, ngành liên quan.

Bước 3: Sau khi có ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Sở, ngành và địa phương có liên quan (ở bước 1) hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp để đánh giá thẩm định quy hoạch

Bước 4: Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định UBND tỉnh phê duyệt.

Cách thức thực hiện: Tiếp nhận và thực hiện theo cơ chế “một cửa”

b) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm: (Theo Điều 32 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP)

 1. Tờ trình của cơ quan có thẩm quyền đề nghị phê duyệt quy hoạch. 

2. Báo cáo quy hoạch theo nội dung quy định gồm: báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lập theo nội dung quy định; các báo cáo chuyên đề, các phụ lục kèm theo; hệ thống bản đồ quy hoạch. 
3. Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình duyệt. 

Hồ sơ cơ quan thẩm định trình, gồm:  

1. Báo cáo thẩm định. 

2. Các văn bản (bản sao) về ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương  liên quan, của các nhà khoa học và các chuyên gia phản biện. 

3. Dự thảo quyết định phê duyệt. 

4. Số bộ hồ sơ: Quy định hiện hành không quy định.

c) Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất là 07 ngày kể từ  khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch, cơ quan thẩm định dự án quy hoạch phải có thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đề nghị thẩm định nếu hồ sơ đề nghị thẩm định còn thiếu sót.

- Thời gian thẩm định của dự án quy hoạch là 45 ngày kể từ ngày Cơ quan nhận Hồ sơ thẩm định hợp lệ.

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan trình phê duyệt: Cơ quan lập quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt (cụ thể là UBND huyện, thị ).

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành liên quan; Hội đồng thẩm định

e) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

f) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

g) Phí, lệ phí:

- Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- phê duyệt                                  

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH;

- Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT.

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính Phủ quy định bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

______________________________________________________________
24/ Thẩm định và trình Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển

kinh tế - xã hội cấp huyện

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư dự án quy hoạch gửi hồ sơ dự án quy hoạch để lấy ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Sở, ngành và địa phương có liên quan. 

Bước 2: UBND huyện phối hợp với Sở KHĐT thống nhất danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định  trình UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định (có ít nhất 05 người, trong đó có 1 đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, 1 Đồng chí đại diện cho các Sở, ban, ngành có liên quan, 1 đại diện lãnh đạo UBND huyện, 2 uỷ viên làm nhiệm vụ phản biện) bao gồm các thành viên sau:

 -Đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh;

-Đại diện các Sở, ban ngành có liên quan;

-Đồng chí lãnh đạo UBND huyện;

-Đại diện các nhà khoa học;

-Và có thể mời đại diện của một số Sở, ngành liên quan.

Bước 3: Sau khi có ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Sở, ngành và địa phương có liên quan (ở bước 1) hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp để đánh giá thẩm định quy hoạch

Bước 4: Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định UBND tỉnh phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện: 
- Tiếp nhận và thực hiện theo cơ chế “một cửa”

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm: (Theo Điều 32 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP)

 1. Tờ trình của cơ quan có thẩm quyền đề nghị phê duyệt quy hoạch. 

2. Báo cáo quy hoạch theo nội dung quy định gồm: báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lập theo nội dung quy định; các báo cáo chuyên đề, các phụ lục kèm theo; hệ thống bản đồ quy hoạch. 
3. Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình duyệt. 

Hồ sơ cơ quan thẩm định trình, gồm:  

1. Báo cáo thẩm định. 

2. Các văn bản (bản sao) về ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương  liên quan, của các nhà khoa học và các chuyên gia phản biện. 

3. Dự thảo quyết định phê duyệt. 

4. Số bộ hồ sơ: Quy định hiện hành không quy định.

d) Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất là 07 ngày kể từ  khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch, cơ quan thẩm định dự án quy hoạch phải có thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đề nghị thẩm định nếu hồ sơ đề nghị thẩm định còn thiếu sót.

- Thời gian thẩm định của dự án quy hoạch là 45 ngày kể từ ngày Cơ quan nhận Hồ sơ thẩm định hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan trình phê duyệt: Cơ quan lập quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt (cụ thể là UBND huyện, thị ).

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành liên quan; Hội đồng thẩm định

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí:

- Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- phê duyệt                                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH;

-  Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT.

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính Phủ quy định bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

________________________________________________________________
25/ Thẩm định và trình Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở, ngành chủ trì lập quy hoạch gửi hồ sơ dự án quy hoạch để lấy ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Sở, ngành và địa phương có liên quan. 

Bước 2: Sở, ngành chủ trì phối hợp Sở KH&ĐT thống nhất danh sách thành viên Hội đồng thẩm định trình UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định (có ít nhất 07 người, trong đó có chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 thư ký, 2 uỷ viên làm nhiệm vụ phản biện) bao gồm các thành viên sau:

 -Đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh;

-Đại diện các Sở, ban ngành có liên quan;

-Đại diện các nhà khoa học;

-Và có thể mời đại diện của một số Bộ, ngành Trung ương.

Bước 3: Sau khi có ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan (ở bước 1) hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp để đánh giá thẩm định quy hoạch.

Bước 4: Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện: 
- Tiếp nhận và thực hiện theo cơ chế “một cửa”

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm: (Theo Điều 32 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP)

 1. Tờ trình của cơ quan có thẩm quyền đề nghị phê duyệt quy hoạch. 
2. Báo cáo quy hoạch theo nội dung quy định gồm: báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lập theo nội dung quy định; các báo cáo chuyên đề, các phụ lục kèm theo; hệ thống bản đồ quy hoạch. 
3. Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình duyệt. 
Hồ sơ cơ quan thẩm định trình, gồm:  
1. Báo cáo thẩm định. 
2. Các văn bản (bản sao) về ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương  liên quan, của các nhà khoa học và các chuyên gia phản biện. 
3. Dự thảo quyết định phê duyệt. 
4. Số bộ hồ sơ: Quy định hiện hành không quy định.

d) Thời hạn giải quyết: 

- Chậm nhất là 07 ngày kể từ  khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch, cơ quan thẩm định dự án quy hoạch phải có thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đề nghị thẩm định nếu hồ sơ đề nghị thẩm định còn thiếu sót.

- Thời gian thẩm định của dự án quy hoạch là 45 ngày kể từ ngày Cơ quan nhận Hồ sơ thẩm định hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan trình phê duyệt: Sở, Ngành lập quy hoạch.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở, Ngành

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành liên quan; Hội đồng thẩm định

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí:

- Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

-  phê duyệt                                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH;

- Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT.

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính Phủ quy định bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

_________________________________________________________________
26/ Thẩm định và trình Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở, ngành chủ trì lập quy hoạch gửi hồ sơ dự án quy hoạch để lấy ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Sở, ngành và địa phương có liên quan. 

Bước 2: Sở, ngành chủ trì phối hợp Sở KH&ĐT thống nhất danh sách thành viên Hội đồng thẩm định trình UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định (có ít nhất 07 người, trong đó có chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 thư ký, 2 uỷ viên làm nhiệm vụ phản biện) bao gồm các thành viên sau:

 -Đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh;

-Đại diện các Sở, ban ngành có liên quan;

-Đại diện các nhà khoa học;

-Và có thể mời đại diện của một số Bộ, ngành Trung ương.

Bước 3: Sau khi có ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan (ở bước 1) hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp để đánh giá thẩm định quy hoạch.

Bước 4: Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định để UBND tỉnh phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện: 
- Tiếp nhận và thực hiện theo cơ chế “một cửa”

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm: (Theo Điều 32 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP)

 1. Tờ trình của cơ quan có thẩm quyền đề nghị phê duyệt quy hoạch. 
2. Báo cáo quy hoạch theo nội dung quy định gồm: báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lập theo nội dung quy định; các báo cáo chuyên đề, các phụ lục kèm theo; hệ thống bản đồ quy hoạch. 
3. Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình duyệt. 
Hồ sơ cơ quan thẩm định trình, gồm:  
1. Báo cáo thẩm định. 
2. Các văn bản (bản sao) về ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương  liên quan, của các nhà khoa học và các chuyên gia phản biện. 
3. Dự thảo quyết định phê duyệt. 
4. Số bộ hồ sơ: Quy định hiện hành không quy định.

d) Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất là 07 ngày kể từ  khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án quy hoạch, cơ quan thẩm định dự án quy hoạch phải có thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đề nghị thẩm định nếu hồ sơ đề nghị thẩm định còn thiếu sót.

- Thời gian thẩm định của dự án quy hoạch là 45 ngày kể từ ngày Cơ quan nhận Hồ sơ thẩm định hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan trình phê duyệt: Sở, Ngành lập quy hoạch.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở, Ngành

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành liên quan; Hội đồng thẩm định

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
- không 

h) Phí, lệ phí:

- Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- phê duyệt                                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH;

- Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KH-XH, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT.

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính Phủ quy định bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

_________________________________________________________________
27/ Xin chủ trương cho sử dụng chi phí dự phòng trong trong tổng mức đầu tư được phê duyệt để chi trả chi phí bồi thường

a) Trình tự thực hiện:

- Xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện:
-  Lập văn bản gửi UBND tỉnh

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn hoặc Tờ trình

b) Số lượng hồ sơ: 01                        (bộ)

d) Thời hạn giải quyết : 
- 05 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 

h) Phí, lệ phí: 

- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- văn bản chấp thuận                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003:

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

_________________________________________________________________
28/ Tạm ứng KH vốn XDCB

a) Trình tự thực hiện;

- Xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện; 
- Lập văn bản gửi UBND tỉnh

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn hoặc Tờ trình

b) Số lượng hồ sơ: 01                        (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC; 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 

h) Phí, lệ phí: 

- Không 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- văn bản chấp thuận                  

l) Căn cứ pháp lý của TTHC; 

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

_________________________________________________________________
29/ Xin chủ trương phê duyệt chi phí  phát sinh

a) Trình tự thực hiện

- Xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện:

- Lập văn bản gửi UBND tỉnh

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn hoặc Tờ trình

b) Số lượng hồ sơ: 01                        (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:
-  05 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC:
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 

h) Phí, lệ phí: 

- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- văn bản chấp thuận                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

__________________________________________________________________
30/ Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch ngành

a) Trình tự thực hiện: 

- Xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện: 

- Lập văn bản gửi UBND tỉnh

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn hoặc Tờ trình

b) Số lượng hồ sơ: 01                        (bộ)

d) Thời hạn giải quyết  :  
- 05 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 

h) Phí, lệ phí: 

- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- văn bản chấp thuận                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

- Quyết định số 281/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu

________________________________________________________________
31/ Giao nhiệm vụ chủ đầu tư

a) Trình tự thực hiện:

- Xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện:

- Lập văn bản gửi UBND tỉnh

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn hoặc Tờ trình

b) Số lượng hồ sơ: 01                        (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:   
- 05 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 

h) Phí, lệ phí: 

- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- văn bản chấp thuận                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC;

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP  ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

______________________________________________________________
32/ Điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB, CTMT

a) Trình tự thực hiện:

- Xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện

- Lập văn bản gửi UBND tỉnh
c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn hoặc Tờ trình

b) Số lượng hồ sơ: 01                        (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:  

- 05 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 

h) Phí, lệ phí: 

- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- văn bản chấp thuận                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC;

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

_________________________________________________________________
33/ Đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch hằng năm, kế hoạch 5 năm

a) Trình tự thực hiện:

- Xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện:

- Lập văn bản gửi UBND tỉnh

c) Thành phần số lượng hồ sơ;

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn hoặc Tờ trình

b) Số lượng hồ sơ: 01                        (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC;

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC; 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 

h) Phí, lệ phí: 

- Không 

i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- văn bản chấp thuận                  

l) Căn cứ pháp lý của TTHC;

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

__________________________________________________________________
34/ Góp ý các dự án quy hoạch ngành

a) Trình tự thực hiện:

- Xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện;

- Lập văn bản gửi UBND tỉnh

c) Thành phần số lượng hồ sơ;

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn hoặc Tờ trình

b) Số lượng hồ sơ: 01                        (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 

h) Phí, lệ phí: 

- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- văn bản chấp thuận         

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

__________________________________________________________________
35/ Văn bản xin chủ trương đầu tư xây dựng

a) Trình tự thực hiện :

- Xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện:

- Lập văn bản gửi UBND tỉnh

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn hoặc Tờ trình

b) Số lượng hồ sơ: 01                        (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 

h) Phí, lệ phí: 

- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- văn bản chấp thuận                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

__________________________________________________________________
36/ Góp ý về việc thành lập các trung tâm thuộc các Sở, Ngành

a) Trình tự thực hiện:

- Xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện:

- Lập văn bản gửi UBND tỉnh:

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Công văn hoặc Tờ trình

b) Số lượng hồ sơ: 01                        (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch & Đầu tư
f) Đối tượng thực hiện TTHC:

- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 

h) Phí, lệ phí: 

- Không 

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC

- văn bản chấp thuận  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Các văn bản có liên quan  

_________________________________________________________________
37/ Tờ trình thuận chủ trương chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của dự án

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiếthồ sơ xử lý

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm ta trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Bước 6: Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: 
- Các Sở, ban ngành gửi Tờ trình tại Văn phòng Sở KHĐT.

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ trình
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 04 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- quyết định hành chính 
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội
- Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006; Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ
- Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007; Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/6/2007 của Bộ Xây dựng
38/ Ý kiến thẩm định dự án

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ dự án từ Phòng QHTH.
Bước 2: Trưởng phòng kiểm tra hồ sơ, giao chuyên viên xử lý.

Bước 3: Chuyên viên xem xét chi tiết hồ sơ dự an để xử lý, làm văn bản gửi góp ý trình Trưởng phòng ký gửi Phòng QHKT để tổng hợp.  

b) Cách thức thực hiện:  
- Phòng QHKT gửi đến Phòng VHXH văn bản đề nghị góp ý thẩm định dự án.

c) Thành phần sồ lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án.

- Hồ sơ dự án đầu tư.

- Hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 02 tuần làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT
f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Công văn về ý kiến thẩm định dự án.

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội

- Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006; Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ

- Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007; Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/6/2007 của Bộ Xây dựng
39/ Tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của dự án

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiết hồ sơ xử lý

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm ta trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Bước 6: Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện; 
- Các Sở, ban ngành gửi Tờ trình tại Văn phòng Sở KHĐT.

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ trình
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 04 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   
g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- văn bản chấp thuận                  

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QG11 ngày 29/11/2005; Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008

_____________________________________________________________
40/Tờ trình xin cấp kinh phí chương trình mục tiêu 

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiết hồ sơ xử lý

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm ta trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Bước 6: Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: 
- Các Sở, ban ngành gửi Tờ trình tại Văn phòng Sở KHĐT.

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ trình
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết; 
- 04 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC;

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức     

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- văn bản chấp thuận        

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Theo từng chương trình cụ thể 
____________________________________________________________
41/ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn CTMT QG

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các Sở, Ban ngành gửi Tờ trình tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét xử lý, trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Bước 5: Gửi tờ trình đến UBND tỉnh

b) Cách thức thực hiện; 
- Các Sở, ban ngành gửi Tờ trình tại Văn phòng Sở KHĐT.

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Tờ trình

- Quyết định phê duyệt kế hoạch vốn

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 07 ngày

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- quyết định hành chính    

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh

_____________________________________________________________
42/ Văn bản góp ý đề án quy hoạch ngành

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các Sở, Ban ngành gửi Công văn đề nghị góp ý về đề án quy hoạch đến Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng tham mưu góp ý.

Bước 3: Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét xử lý.

Bước 5: Chuyên viên trình Trường phòng xem xét, kiểm tra trình Ban Giám đốc.

Bước 6: Gửi Công văn góp ý cho chủ đầu tư 

b) Cách thức thực hiện: 
- Các Sở, ban ngành gửi Công văn tại Văn phòng Sở KHĐT.

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Công văn đề nghị góp ý

- Hồ Đề án quy hoạch ngành

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 07 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC; 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Công văn về góp ý quy hoạch

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Không 

_____________________________________________________________
43/ Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục chỉ định thầu

a) Trình tự thực hiện;

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiết hồ sơ xử lý

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm ta trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Bước 6: Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: 
- Các Sở, ban ngành gửi Tờ trình tại Văn phòng Sở KHĐT.

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Tờ trình.

- Quyết định phê duyệt dự án 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 07 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức          

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:  

- quyết định hành chính         

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Công văn số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ

_____________________________________________________________
44/ Tờ trình đề nghị điều chỉnh danh mục thiết bị

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiếthồ sơ xử lý

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm ta trình Ban Giám đốc phê duyệt. 


Bước 6: Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: 

- Các Sở, ban ngành gửi Tờ trình tại Văn phòng Sở KHĐT

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Tờ trình.

- Quyết định phê duyệt dự án 

- Hồ sơ dự án đầu tư

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 

- 07 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- quyết định hành chính              

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hộ

- Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; 

- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006; 

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ

- Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư

_____________________________________________________________
45/ Tờ trình đề nghị thanh toán khối lượng công trình đã hoàn thành, công trình đã được quyết toán

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiết hồ sơ xử lý

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm ta trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Bước 6: Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: 
- Các Sở, ban ngành gửi Tờ trình tại Văn phòng Sở KHĐT.

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Tờ trình.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 05 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC;

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- văn bản chấp thuận   

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định của UBND tỉnh.

___________________________________________________________
46/ Tờ trình xin chủ trương đầu tu thêm một số hạng mục của dự án.

a) Trình tự thực hiện;

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiết hồ sơ xử lý

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm ta trình Ban Giám đốc phê duyệt. 


Bước 6: Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: 
- Các Sở, ban ngành gửi Tờ trình tại Văn phòng Sở KHĐT.

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Tờ trình.

- Quyết định phê duyệt DA của UBND tỉnh

- Hồ sơ dự án

- Thiết kế kỹ thuật - dự toán.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 

- 07 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- quyết định hành chính ,   Công văn góp ý chuyên ngành     

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC :

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội

- Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; 

- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006; 

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ

- Quyết định của UBND tỉnh

_____________________________________________________________
47/ Phê duyệt chi phí đền bù, giải toả của dự án.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiết hồ sơ xử lý

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm tra trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Bước 6: Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện:

- UBND tỉnh chỉ đạo bằng công văn.

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Tờ trình.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 17 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- quyết định hành chính      
k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội

- Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; 

- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006; 

- Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ

_______________________________________________________________

48/ Triển khai thực hiện Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét chi tiết hồ sơ xử lý

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm tra trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Bước 6: Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: 
- UBND tỉnh chỉ đạo bằng công văn.

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 15 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Kế hoạch thực hiện

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

____________________________________________________________
49/ Báo cáo Đề án TPCP về Y tế và Giáo dục.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận Công văn của Bộ KHĐT tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét tổng hợp đề án.

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm tra trình Ban Giám đốc. 

Bước 6: Gửi kết quả đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: 
- UBND tỉnh chỉ đạo bằng công văn.

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Công văn của Bộ KHĐT

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d) Thời hạn giải quyết: 

- 07 ngày làm việc
e) Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

- không 
h) Phí, lệ phí: 
- Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 
- Báo cáo

k) Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

- Không 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC


- không 
50/ Tờ trình về tạm ứng vốn TPCP về Y tế và Giáo dục năm 2009

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận Công văn của Bộ KHĐT tại Văn phòng Sở KHĐT.
Bước 2: Ban giám đốc giao phòng VHXH tham mưu xử lý.

Bước 3: Trưởng phòng VHXH tiếp nhận hồ sơ, giao chuyên viên phòng xử lý.

Bước 4: Chuyên viên tiếp nhận xem xét tổng hợp đề nghị của ngành Y tế và Giáo dục đẻ xử lý..

Bước 5: Chuyên viên trình trưởng phòng xem xét, kiểm tra trình Ban Giám đốc. 

Bước 6: Gửi Tờ trình đến UBND tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: 
- UBND tỉnh chỉ đạo bằng công văn.

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
- Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Công văn của Bộ KHĐT

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 
- 07 ngày làm việc

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện TTHC: 
- Tổ chức                                                                   

g) Tên  mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính :
- không 
h) Phí, lệ phí: - Không 
i) Yêu cầu , điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính. - Không 

k) Kết quả của việc thực hiện TTHC: - Quyết định hành chính              

l) Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Không 
        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
       CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu
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